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tỉnh nghệ an

Thành tỉnh1 ở địa phận hai xã Yên Trường, Vĩnh Yên thuộc tổng Yên Trường huyện Chân Lộc.
Thành xây theo hình rùa2, chu vi có 6 góc. Phía ngoài xây bằng đá ong, dài 630 trượng; phía trong xây
bằng đá sò3, dài 294 trượng. Thành cao 9 thước, trên thành có ụ tường cao 2 thước 5 tấc. Bốn mặt bao
quanh đều có hào, rộng 8 trượng, sâu 8 thước. Có 3 cửa: Tiền, Tả, Hữu. Ngoài cửa có đắp luỹ hình chữ
nguyệt.

Luỹ cửa Tiền: mặt ngoài thân luỹ lát đá sò, dài 54 trượng, 8 thước; mặt trong lát gạch, dài 48 trượng
2 thước; giữa có một cửa. Luỹ cao 6 thước. Trên luỹ có nữ tường cao 2 thước 7 tấc.

Luỹ cửa Hữu và luỹ cửa Tả: đều đắp bằng đất. Mỗi luỹ ở đoạn giữa đều có một cửa, cao 1 trượng 2
thước 8 tấc, rộng 1 trượng 2 thước.

Địa hạt của tỉnh phía đông ra đến biển, phía tây giáp nước Tiêm La4, phía nam giáp địa giới hai tỉnh
Hà Tĩnh, Quảng Bình; phía bắc giáp địa giới hai tỉnh Thanh Hoá, Hưng Hoá.

Đông tây cách nhau 384 dặm. Nam bắc cách nhau 356 dặm.

Tỉnh gồm 7 phủ, 32 huyện. (Nguyên lúc trước có đặt 3 phủ: Trấn Định, Trấn Tĩnh, Lạc Biên, nay bỏ
không đặt).

Phủ Anh Sơn: kiêm lý 2 huyện Lương Sơn, Nam Đường; thống hạt 3 huyện Thanh Chương, Hưng
Nguyên, Chân Lộc.

Phủ Diễn Châu: kiêm lý 2 huyện Đông Thành, Yên Thành; thống hạt huyện Quỳnh Lưu.

                                                     
1 Tỉnh Nghệ An : Thời thuộc Hán là đất quận Cửu Chân , thuộc Tấn là quận Cửu Đức .

Thuộc Tuỳ, năm Khai Hoàng 18 (598) đổi là Hoan Châu , khoảng năm Đại Nghiệp (605-618) đổi là quận
Nhật Nam . Thuộc Đường là đất Hoan Châu và Diễn Châu . Đời Đinh-Lê vẫn gọi là Hoan Châu.
Năm Thuận Thiên 1 (1010) đời Lý Thái Tổ "đổi châu Hoan, châu ái làm trại ", nhưng đến đầu đời Lý Thái
Tông lại vẫn gọi là châu. Tháng 4 năm Thông Thuỵ 3 (1036) Lý Thái Tông đặt hành dinh ở Hoan Châu, nhân
đó đổi tên châu là Nghệ An  (Toàn thư, BK2-24b). Nghệ An có nghĩa là thái bình vô sự, do chữ trong Sử
ký: " , Hải nội nghệ an, phủ khố sung thực/Trong nước thái bình, kho lẫm chất đầy".
(Bình Tân hầu Chủ phụ Yển liệt truyện). Nghệ : Quảng vận: ,  ngư phế thiết, khứ thanh). Đầu
đời Trần lại gọi là trại. Năm Long Khánh 3 (1375) đời Trần Duệ Tông đổi Diễn Châu làm lộ Diễn Châu, đổi
Hoan Châu làm các lộ Nhật Nam, Nghệ An nam, bắc, trung thuộc phủ Nghệ An, sau đổi làm trấn. Năm Quang
Thái 10 (1397) đời Trần Thuận Tông kiêng huý đồng âm miếu hiệu Trần Nghệ Tông (mất 1394), đổi trấn Nghệ
An làm trấn Lâm An và đổi trấn Diễn Châu làm trấn Vọng Giang  (Toàn thư, BK8-29a). Đời
Hồ Hán Thương, năm Khai Đại 1 (1403) đổi trấn Diễn Châu làm phủ Linh Nguyên . Thời thuộc Minh
là 2 phủ Nghệ An, Diễn Châu. Đầu đời Lê hợp cả Nghệ An và Diễn Châu làm Nghệ An, thuộc đạo Hải Tây.
Đời Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận 10 (1469) đặt Nghệ An thừa tuyên (sau đổi là xứ ), gồm 8 phủ, 18
huyện, 2 châu. Đời Tây Sơn đổi làm trấn Nghĩa An  (ĐNNTC dẫn Bang giao lục), lấy Vĩnh Dinh
(Vinh) làm Trung Đô . Triều Nguyễn, năm Gia Long 1 (1802) lấy lại tên cũ là trấn Nghệ An. Năm Minh
Mệnh thứ 12 (1832) chia đặt tỉnh hạt trong toàn quốc, tách 2 phủ Đức Thọ và Hà Hoa làm tỉnh Hà Tĩnh, phần
còn lại làm tỉnh Nghệ An . Năm Tự Đức 6 (1853) tách phủ Đức Thọ trước thuộc Hà Tĩnh sang Nghệ
An. Tỉnh Nghệ An đời Đồng Khánh giữ nguyên như đời Tự Đức, so với tỉnh Nghệ An hiện nay thì thêm 3
huyện La Sơn (Đức Thọ), Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê và phần bắc Can Lộc nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh;
và không có 2 phủ ki mi là Trấn Biên và Trấn Ninh nay thuộc lãnh thổ CHDCND Lào.

2 Ngv. quy hình, tức hình lục giác.
3 Đá sò, ngv. mẫu lệ thạch. Mẫu lệ là con sò (còn gọi hàu, hầu) biển, ở Nghệ An có nhiều cồn hàu điệp, đất lẫn

hàu điệp xắn thành từng viên, để khô cứng rắn như đá, nên gọi là đá sò.
4 Tỉnh Nghệ An thời Đồng Khánh bao gồm cả hai phủ Trấn Ninh và Trấn Biên (nay thuộc Lào), cho nên nói

"phía tây giáp Tiêm La (Xiêm)".
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Phủ Đức Thọ: kiêm lý huyện La Sơn; thống hạt 4 huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Nghi Xuân, Can
Lộc.

Phủ Tương Dương: kiêm lý 4 huyện: Tương Dương, Hội Nguyên, Vĩnh Hoà, Kỳ Sơn.
Phủ Quỳ Châu: kiêm lý 3 huyện: Nghĩa Đường, Quế Phong, Thuý Vân.
Phủ Trấn Ninh, ki mi: gồm 8 huyện: huyện Khâm, huyện Quảng, huyện Xôi, huyện Sen, huyện

Cát, huyện Mộc, huyện Liêm, huyện Khang.
Phủ Trấn Biên: [ki mi] gồm 4 huyện: huyện Mường Lan, huyện Man Soạn, huyện Sầm Té, huyện

Xa Hổ.

Nhân số các hạng: 74.615 người. Xem chi tiết ở sổ đinh bạ sửa chữa lớn năm [Tự Đức] thứ 24
[1871].

Biền binh thuộc tỉnh: 19 vệ, đội; gồm 8.179 người.

Ruộng đất công tư các hạng hiện đóng thuế:

133.108 mẫu 9 sào 9 thước 5 tấc 3 phân 9 ly 4 hào. Xem chi tiết ở sổ Điền bạ sửa chữa lớn năm [Tự
Đức] thứ 24 [1871]. Trong đó:

-Ruộng công tư các hạng, kể cả ngụ điền: 100.453 mẫu, 7 thước, 1 tấc, 8 phân, 6 ly, 4 hào.

Trong đó:
-Ruộng muối công tư các hạng: 135 mẫu 4 sào 5 thước 7 phân.
-Đất công tư các hạng, kể cả đất bãi, ao đầm: 32.520 mẫu 4 sào 12 thước 2 tấc 8 phân 3 ly.

Thuế hàng năm:
Nộp bằng thóc: 69.749 hộc 21 thưng 36 vốc.
Nộp bằng tiền: 91.933 quan 3 tiền 27 đồng tiền 6 chinh 8 ly.
Thuế muối quy nộp bằng tiền: 304 quan 7 tiền 15 đồng tiền 7 chinh.

Phong tục:

Đất xấu, dân nghèo, kém xa Bắc Kỳ, nhưng bản chất thật thà, tuân sợ phép nước. Kẻ sĩ trọng khí
tiết, chăm lo học hành, không chuộng trau chuốt màu mè, yên phận nghèo nàn đạm bạc, người các trấn
khác thường cười là quê mùa thô lậu. Người dân thì chăm việc cấy cày, ít làm nghề buôn bán, tập tục
chuộng sự kiệm xẻn, không chê sự nhỏ mọn, dân các trấn khác thường chê họ là keo kiệt. Người miền
núi thì đốt rẫy trồng trỉa, làm xe guồng để lấy nước. Người miền biển ở ven vũng vịnh thì đắp đập
ngăn nước mặn để làm ruộng.

Ngoài ra cũng có các sản vật và nghề vặt khác trao đổi với nhau để kiếm sống. Tục lệ cưới xin tang
tế thì các nơi trong tỉnh đại khái cũng giống nhau. Chỉ có dân miền núi ở thượng du thì phong tục còn
bỉ lậu, ở nhà sàn, mặc áo quấn, nhà nào cũng thờ ma quỷ, người ngoài không ai dám phạm đến. Riêng
ở phủ Trấn Ninh lại càng thịnh lắm. Đó là những miền đất ki mi, lễ giáo chưa thấm đến.

Sản vật:

Tỉnh này gần núi, giáp biển, chất đất xấu cứng. Ruộng ở vùng đồng bằng, nơi nào cấy được lúa hè
thì không cấy được vụ thu, nơi nào cấy được vụ thu thì không cấy được lúa hè. Các giống thóc chẳng
qua chỉ có hai giống nếp và tẻ mà thôi. Gạo tẻ vị nồng, gạo nếp thì không được thơm lắm. Các loại
khoai, đậu, dưa, rau, quả thì nơi nào cũng có, chỉ đủ trợ ăn qua ngày mỗi khi mùa màng thất bát. Sản
vật đáng kể thì Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đường có mía; Lương Sơn, Hương Sơn, Hương
Khê có cau tươi. Quế, gỗ lim sản ở Quỳ Châu. Vỏ đay, nồi đồng sản ở Diễn Châu. Hương Khê có
quặng sắt. Hưng Nguyên có núi sắt. Các làng Việt yên, Quỳnh Đôi có nghề dệt lụa quyến. Các làng Cổ
Đạm, Kê Quan có đất màu vàng. Cá bột sản ở sông Dương, măng tươi Yên Đình. Núi Đại Hàm có
chim công. Quỳnh Lưu có nhựa thông. Phủ Tương Dương có tranh săng, mây song, lá cọ. Còn như
trầm hương, sáp ong, tê giác, voi, hươu, nai thì ở vùng rừng đều có.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh nghệ an

1231

Cá, tôm, cua, ốc, muối, mắm thì ở miền biển đều có. Đó cũng chỉ là những sản vật bình thường,
không có quý lạ lắm.

Khí hậu:

Tháng giêng trời còn rét, gió đông thổi mạnh. Tháng hai khí hậu mùa xuân ấm áp. Từ tháng ba trở
đi gió nam thổi đến, hoặc có mưa rải rác, chỉ trong chốc lát là tạnh. Gió thổi vào rừng phát ra tiếng kêu
ù ù như muôn tiếng sấm. Tháng tư thường có mưa tiểu mãn. Tháng năm, tháng sáu nóng gắt. Tháng
tám, tháng chín thường có gió đông bắc, nhiều mây mưa. Gió mưa cứ thay nhau đi về như thế. Rươi
theo thời tiết đó mà sinh ra, cho nên người ta thường gọi là Gió rươi, Mưa rươi. Mùa thu, mùa đông
không có sương tuyết nhưng nhiều mưa lụt. Thường khi một tháng mà có lụt đến vài lần. Công việc
cấy hái một năm có hai mùa: Tháng mười một gieo mạ, đến tháng tư mùa hạ [năm sau] lúa chín.
Tháng sáu gieo mạ, đến mùa đông tháng mười lúa chín. Lại có các giống lúa Tam ngoạt, Bát ngoạt,
tuỳ đất mà cấy, rải rác các nơi đều có, nhưng cũng không nhiều lắm, có lẽ là do chất đất xấu cứng vậy.

 Núi, sông:

Trong tỉnh nhiều núi. Kể núi lớn thì có: núi Hồng Lĩnh, núi Khai Trướng (Giăng Màn), núi Thiên
Nhẫn, núi Vạn Tằng, núi Kim Nhan đều là những núi có vị trí trọng yếu trong tỉnh hạt.

Lại như ở huyện Chân Lộc có núi Tượng Sơn (núi Voi), núi Yên Dũng, núi Kỳ Lân, núi Lư Sơn (núi
Lò), Kiếm Sơn (núi Lò), núi Lập Thạch (núi Đá Dựng), núi nội, ngoại Lan Châu, núi Song Ngư (ở
ngoài biển).

Huyện Hưng Nguyên có Thiết Sơn (núi Sắt), Thành Sơn (núi Thành), núi Đại Vạc, núi Đại Hải, núi
Long Thủ (núi Đầu Rồng).

Huyện Thanh Chương có núi Thần Tí (núi Tay Thần).

Huyện Nam Đường có núi Độc Lôi, núi Đại Huệ, núi Ngọc Sơn, núi Hùng Lĩnh.

Phủ Tương Dương có núi Thành Nam.

Huyện Đông Thành có núi Mộ Dạ, núi Di Lặc.

Huyện Yên Thành có núi Câu Sơn.

Huyện Quỳnh Lưu có núi Tùng Sơn, núi Quy Sơn (núi Rùa), núi Long Sơn (núi Rồng).

Huyện La Sơn có núi Long Mã Phụ Đồ, núi Tùng Lĩnh, núi Châu Sơn (núi Son), núi Mặc Sơn (núi
Mực).

Huyện Hương Sơn có núi Đại Hàm, núi NÉm Sơn, núi Kê Quan (núi Mào Gà).

Huyện Hương Khê có núi Bạch Thạch (núi Đá Bạc), núi Thống Lệnh.

Huyện Can Lộc có núi Nhạc Thốc (núi Cài), núi Côn Bằng.

Huyện Nghi Xuân có núi Quỳnh Nhai.

Ngoài ra thì núi non trùng điệp, không kể hết được (xem kỹ thêm ở bản đồ và phần ghi về các phủ
huyện).

Đường sông trong tỉnh thì quanh co uốn khúc. Kể các sông lớn thì có:

-Sông Lam (có hai nguồn: nguồn sông Hiếu và nguồn sông Tương), sông Dương, sông Vũ Liệt,
sông Cương, sông La, sông Tiêm, sông Trúc, sông ác, sông Phố, sông Minh, sông Phân Thuỷ, sông
Ngạn (sông NghÌn), sông Cấm, sông Mã, sông Giát, sông Hoàng Mai.

Danh thắng:

-Động Đá Dựng (Lập Thạch động) ở huyện Chân Lộc.

-Đền Triều Khẩu, cảng Thiên Uy ở huyện Hưng Nguyên.

-Chùa Hương Tích ở huyện Can Lộc.
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-[Động] Kim Nhan ở huyện Lương Sơn.

-Suối Vũ Môn, đầm Bách Linh, đỉnh Đá Bạc ở huyện Hương Khê.

-Núi Đại Hàm ở huyện Hương Sơn.

-Núi Tùng ở huyện La Sơn (xưa gọi là núi Thi Đàn).

-Miếu Kinh Dương vương, núi Di Lặc, núi Câu Sơn ở huyện Diễn Châu, miếu Đại Càn (đền Cờn) ở
huyện Quỳnh Lưu.

-Đền thờ Tả Ao ở huyện Nghi Xuân.

Đường đi:

-Một đường thiên lý từ thành tỉnh đi về phía nam, qua hai trạm Yên Dũng, Yên Liệu, đến bến đò
NghÌn giáp địa giới đạo Hà Tĩnh, dài 54 dặm.

-Một đường thiên lý từ thành tỉnh đi ra phía bắc, qua 4 trạm Yên Kim, Yên Hương, Yên Luỹ, Yên
Quỳnh đến khe Nước Lạnh giáp địa giới tỉnh Thanh Hoá, dài 137 dặm.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía tây nam đến nước Vạn Tượng1, dài 515 dặm.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía đông bắc đến cửa Hội, dài 27 dặm.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về hướng đông nam đến cửa Động Gián huyện Nghi Xuân, dài
43 dặm.

Đền miếu:

Tại tỉnh thành:

-Văn thánh miếu (Văn miếu), đàn Tiên Nông ở phía đông.

-Đàn Xã tắc ở phía tây.

-Đàn Sơn xuyên, miếu Quan Công ở phía nam.

-Miếu Hội đồng, miếu Thành hoàng ở phía bắc.

Huyện Đông Thành:
-Miếu Kinh Dương vương.

Huyện Nam Đường:
-Miếu Mai Hắc Đế, đền Độc Lôi.

Huyện Lương Sơn:
-Miếu thờ Uy Minh vương nhà Lý.

Huyện Quỳnh Lưu:
-Đền Cần Hải (đền Cờn).

Huyện Hưng Nguyên:
-Đền Chiêu Trưng.
-Đền Bà Chúa Hạnh.

Huyện Thanh Chương:
-Đền Thống Chinh.

Huyện Nghi Xuân:
-Đền thờ Tả Ao.

Huyện Can Lộc:
-Đền Bùi Ngự sử.

Đó là những đền miếu rất linh thiêng.

                                                     
1Vạn Tượng, tức nước Ai Lao (Lào).
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Còn đền miếu do xã dân thờ cúng xin xem ở phần ghi về các phủ huyện.

Đồn ải, cửa biển:

Toàn tỉnh có 9 cửa biển, 5 đồn hải phòng1, 2 đồn sơn phòng, 1 cửa luỹ, 4 bến ải.

Cửa biển:

-Cửa Hội, ở địa phận huyện Chân Lộc.

-Cửa Động Gián, ở địa phận huyện Nghi Xuân.

-Cửa Sót, ở địa phận huyện Can Lộc.

-Cửa Xá2, ở địa phận huyện Chân Lộc.

-Cửa Hiền, ở địa phận huyện Hưng Nguyên.

-Cửa Vạn, ở địa phận phủ Diễn Châu.

-Cửa Đài3, ở địa phận huyện Quỳnh Lưu.

-Cửa Hoan4, ở địa phận huyện Quỳnh Lưu.

-Cửa Càn5, ở địa phận huyện Quỳnh Lưu.

Đồn hải phòng:

-Đồn Cửa Hội, ở địa phận huyện Chân Lộc.

-Đồn Hội Thống, ở địa phận huyện Nghi Xuân.

-Đồn Tiên Cầu, ở địa phận huyện Nghi Xuân.

-Đồn Yên Lưu, ở địa phận huyện Chân Lộc.

-Đồn Kỳ Lân, ở địa phận huyện Chân Lộc.

Đồn sơn phòng:

-Đồn Hà Tân, ở địa phận huyện Hương Sơn.

-Đồn Quy Hợp, ở địa phận huyện Hương Khê.

Bến ải:

-Cửa Lương Trường, ở địa phận huyện Thanh Chương.

-Cửa Lãng Điền, ở địa phận huyện Lương Sơn.

-Cửa Minh Lương, ở địa phận huyện Can Lộc.

-Cửa Tam Soa, ở địa phận huyện La Sơn.

Luỹ ải:

-Luỹ Vĩnh Lộc, ở địa phận huyện Quỳnh Lưu.

                                                     
1Tức đồn canh biển.
2Cửa Xá (Xá Hải khẩu), tức cửa Lò, gọi theo tên núi Lô Sơn (núi Lò).
3Cửa Đài (Đài, cũng đọc Thai), tức cửa Thơi.
4Cửa Hoan, tức cửa Quèn.
5Cửa Càn, tức cửa Cờn.
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phủ anh sơn

Phủ Anh Sơn ở về phía tây thành tỉnh. Phủ kiêm lý 2 huyện Lương Sơn, Nam Đường; thống hạt 3
huyện: Thanh Chương, Hưng Nguyên, Chân Lộc.

Phủ lỵ ở địa phận thôn Bột Đà xã Phật Kệ tổng Thuần Trung huyện Lương Sơn. Bốn mặt đắp thành
đất, chu vi 72 trượng (tả, hữu, trước, sau, mỗi chiều đều 18 trượng), xung quanh trồng tre gai, bên
ngoài có hào rộng 1 trượng 5 thước, sâu 3 thước. Thành có hai cửa, cửa Tiền và cửa Hậu, đều xây
gạch.

Phủ hạt1 phía đông giáp biển cả, phía tây giáp phủ Tương Dương, phía nam giáp phủ Đức Thọ, phía
bắc giáp giới hai phủ Quỳ Châu và Diễn Châu.

Đông tây cách nhau 224 dặm. Nam bắc cách nhau 88 dặm.

Huyện có 2 phủ Lương Sơn và Nam Đường do phủ kiêm lý, gồm 9 tổng:

1-Huyện Lương Sơn2:

5 tổng, gồm 88 xã, thôn, phường.

Nhân số các hạng: 6.095 người (trong đó binh đinh: 680 người).

Ruộng đất công tư các hạng hiện nộp thuế: 11.605 mẫu 9 sào 9 thước 7 tấc 3 phân. Trong đó:
-Ruộng công tư các hạng: 8.569 mẫu 7 sào 4 thước 8 tấc.
-Đất công tư các hạng: 3.036 mẫu 2 sào 7 thước 9 tấc 3 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.973 quan 5 tiền 8 đồng lẻ.
-Nộp bằng thóc: 5.578 hộc 1 thưng 1 vốc 3 nắm.

Các tổng:

1-Tổng Thuần Trung, 17 xã, thôn:
1.Thôn Bột Đà 2.Thôn Phượng Lịch 3.Thôn Thuần Hậu 4.Thôn Đông Bích
5.Thôn Trung Thượng 6.Thôn Mỹ Trung 7.Thôn Tiên Cung 8.Thôn Doanh Châu
9.Thôn Thuận Lý 10.Thôn Phú Văn 11.Thôn Bảo Thiện 12.Thôn Mỹ Ngọc
13.Thôn Lễ Nghĩa 14.Thôn Trung Hậu 15.Thôn Thượng Cát 16.Xã Sơn La
17.Xã Trường Mỹ

2-Tổng Bạch Hà, 11 xã, thôn:
1.Xã Đào Mỹ 2.Thôn Văn Khuê 3.Thôn Triêu Dương 4.Thôn Ngọc Mỹ
5.Thôn Ngọc Luật 6.Xã Lưu Sơn 7.Xã Thanh Tân 8.Xã Bạch Hà
9.Thôn Long Thái 10.Thôn Văn Lâm 11.Thôn Chi Phương

                                                     
1Phủ Anh Sơn : Thời thuộc Hán là đất huyện Hàm Hoan, thuộc Ngô là huyện Đô Giao, thuộc Đường là

quận Nhật Nam thuộc châu Hoan. Đầu đời Lê đặt làm phủ Anh Đô gồm 2 huyện Hưng Nguyên và
Nam Đường. Các triều sau cho đến Minh Mệnh đều theo thế. Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi là phủ Anh Sơn

. Năm Minh Mệnh 7 (1826) tách hai huyện Thanh Chương và Chân Lộc thuộc phủ Đức Thọ (trước là
Đức Quang) nhập vào phủ Anh Sơn. Năm Minh Mệnh 12 (1831) đặt thêm huyện Lương Sơn, tất cả gồm 5
huyện. Từ Thiệu Trị đến Đồng Khánh không đổi. Nay là đất các huyện Nghi Lộc, Anh Sơn, Đô Lương, Nam
Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An.

2Huyện Lương Sơn : Thành lập năm Minh Mệnh 12 (1831) do tách 4 tổng: Thuần Trung, Bạch Hà, Đô
Lương, Lãng Điền từ huyện Nam Đường và tổng Đặng Sơn trước thuộc huyện Thanh Chương phủ Đức Quang.
Nay là đất hai huyện Đô Lương và Anh Sơn tỉnh Nghệ An.
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3-Tổng Đô Lương, 23 xã, thôn1:
1.Thôn Yên Tứ 2.Thôn Bỉnh Trung 3.Thôn Chấp Trung 4.Thôn Trường Thịnh
5.Thôn Cẩm Ngọc 6.Thôn Hương Liên 7.Thôn Đông Trung 8.Thôn Nghiêm Thắng
9.Thôn Phúc Thuỵ 10.Thôn Diên Tiên 11.Thôn Tập Phúc 12.Thôn Nhân Bồi
13.Thôn Phúc Hậu 14.Thôn Nhân Trung 15.Thôn Phúc yên 16.Thôn Trạc Thanh
17.Thôn Thanh Đường 18.Thôn Vĩnh Sơn 19.Thôn Phúc Mỹ 20.Thôn Ân Thịnh
21.Thôn Phú Thọ 22.Thôn Yên Thanh 23.Thôn Mỹ Hoà

4-Tổng Đặng Sơn, 28 xã, thôn:
1.Thôn Nhân Hậu 2.Thôn Phú Nhuận 3.Thôn Xuân Chi 4.Thôn Xuân Như
5.Thôn Đặng Lâm 6.Thôn Đặng Thượng 7.Thôn Long Bố 8.Thôn Khả Quan
9.Thôn Lương Điền 10.Thôn Khả Phong 11.Thôn Đa Cai 12.Thôn Dương Long
13.Thôn Dương Xuân 14.Thôn Yên Phú 15.Thôn Vĩnh Yên 16.Thôn Yên Lĩnh
17.Xã Tri Lễ 18.Thôn Thanh Lãng 19.Thôn Phúc Sơn 20.Thôn Xuân Trường
21.Xã Khai Lãng 22.Thôn Hội Lâm 23.Phường Tam Giang 24.Phường Thanh Lương
25.Phường Chân Suất 26.Phường Xuân Thuỷ 27.Phường Thanh Xuân 28.Phường Lương Giang

5-Tổng Lãng Điền, 9 xã, thôn:
1.Xã Mặc Điền 2.Xã Lãng Điền 3.Thôn Hội Tiên 4.Xã Đại Điền
5.Thôn Vạn Hộ 6.Xã Yên Lương 7.Xã Cấm Võng 8.Xã Tào Điền
9.Thôn Tào Giang

2-Huyện Nam Đường2

4 tổng, gồm 73 xã, thôn, phường.

Nhân số các hạng: 5.930 người (trong đó binh đinh: 760 người).

Ruộng đất công tư các hạng hiện nộp thuế:

15.163 mẫu 2 sào 2 tấc 4 phân. Trong đó:
-Ruộng công tư các hạng: 11.623 mẫu 9 sào 1 thước 8 tấc.
-Đất công tư các hạng: 3.539 mẫu 2 sào 13 thước 4 tấc 4 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.855 quan 1 tiền 41 đồng lẻ 5 chinh.
-Nộp bằng thóc: 7.222 hộc 8 thưng 7 bát 2 vốc.

Các tổng:

1-Tổng Lâm Thịnh, 27 xã, thôn:
1.Thôn Thiện Mỹ 2.Thôn Đông Lâm 3.Thôn Xuân Thịnh 4.Thôn Thịnh Xá
5.Thôn Trung Thịnh 6.Thôn Đông Thịnh 7.Thôn Long Môn 8.Xã Xuân La
9.Thôn Chung Mỹ 10.Thôn Mỹ Châu 11.Thôn Ngọc Đình 12.Thôn Tính Lý
13.Thôn Vân Hội 14.Thôn Hoàng Trù 15.Thôn Kim Liên 16.Thôn Khoa Cử
17.Thôn Cường Kỵ 18.Xã Gia Lạc 19.Xã Hữu Biệt 20.Thôn Xuân Hoà
21.Thôn Thường Xuân 22.Thôn Thuận Mỹ 23.Thôn Quý Đức 24.Thôn Thuận Hoà

                                                     
1Tuy ghi "xã, thôn", nhưng kiểm lại, tất cả đều là thôn, không có xã.
2Huyện Nam Đường : Thời thuộc Đường là Hoan Châu. Thời thuộc Minh là huyện Thạch Đường. Đời Lê

Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt làm huyện Nam Đường thuộc phủ Anh Đô. Năm Minh Mệnh 12
(1831) tách 4 tổng Thuần Trung, Bạch Hà, Đô Lương, Lãng Điền sang huyện Lương Sơn mới lập. Đầu năm
1886 kiêng tên huý vua Đồng Khánh (ưng Đường), đổi thành Nam Đàn , nhưng sau bỏ lệ kiêng chữ
đồng âm cho nên ĐKĐD vẫn chép với tên huyện Nam Đường. Đầu đời Thành Thái (1889) khôi phục lệ kiêng
huý, lại gọi là huyện Nam Đàn. Nay là huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.
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25.Thôn Phú Nhuận 26.Thôn Khang Thọ 27.Phường Tuần La

2-Tổng Xuân Liễu 24 xã, thôn:
1.Xã Xuân Liễu 2.Xã Minh Hồ 3.Xã Thanh Thuỷ1 4.Xã Yên Lạc
5.Xã Vân Sơn 6.Thôn Quy Chính 7.Xã Nhạn Tháp 8.Thôn Thượng NÉm
9.Thôn Đức NÉm 10.Thôn NÉm Đông 11.Thôn Nghi Lệ 12.Xã Khả Lãm
13.Thôn Nhân Hậu 14.Thôn Văn Lâm 15.Thôn Đồng Nhân 16.Thôn Ngọc
17.Thôn Cửu yên 18.Thôn Xuân Lâm 19.Thôn Đan Nhiễm2 20.Thôn Thanh Đàm
21.Thôn Yên Quả 22.Thôn Bố ân 23.Thôn Bố Đức 24.Xã Nghĩa Động

3-Tổng Xuân Lâm3 14 xã, thôn:
1.Xã Đông Liệt 2.Xã Văn Lâm4 3.Thôn Đồng Xuân 4.Thôn Văn Giai
5.Thôn Phúc yên 6.Thôn Xuân Bảng 7.Thôn Tú Viên 8.Thôn Xuân Dương
9.Thôn Thượng Thọ 10.Thôn Xuân Tường 11.Thôn Phong NÉm 12.Thôn Nguyệt Bổng
13.Thôn Ngọc Sơn 14.Xã Trường Các

4-Tổng Đại Đồng, 8 xã, thôn:
1.Xã Đại Đồng 2.Thôn Cẩm Hương 3.Thôn Phúc Long 4.Xã Hiến Lãng
5.Xã Phong Sơn 6.Xã Lãng Khê 7.Thôn Mậu Tài 8.Thôn Di Luân

Ba huyện thống hạt: Thanh Chương, Hưng Nguyên, Chân Lộc, gồm 16 tổng:

1-Huyện Thanh Chương, 5 tổng:
1.Tổng Cát Ngạn 2.Tổng Thổ Hào 3.Tổng Vũ Liệt 4.Tổng Bích Triều
5.Tổng Nam Kim

2-Huyện Hưng Nguyên, 7 tổng:
1.Tổng Đô yên 2.Tổng Thông Lãng 3.Tổng Văn Viên 4.Tổng Phù Long
5.Tổng Hải Đô 6.Tổng Vân Trình 7.Tổng La Vân

3-Huyện Chân Lộc, 4 tổng:
1.Tổng Yên Trường 2.Tổng Đặng Xá 3.Tổng Thượng Xá 4.Tổng Kim Nguyên

Phong tục:

Phong tục trong phủ chuộng sự cần kiệm, ăn mặc không ưa màu sắc loè loẹt, quần áo phần nhiều
nhuộm bằng nước củ nâu, nhà lợp tranh săng, tường nhà phần nhiều đắp bằng đất. Kẻ sĩ chuyên cần
học văn, dân chúng chăm lo công việc cày cấy, dâu tằm. Dân ở núi thích việc săn bắn, dân ở biển ưa
việc chài, muối. Tục cưới hỏi, ma chay cúng tế đều theo nề nếp tiết kiệm giản dị. Còn các nghề công
nghệ, buôn bán dân trong phủ ít nhiều đều có làm để sinh sống.

Theo đạo Thiên chúa, gián tòng có các xã Quan Lãng, Chân Suất tổng Đặng Sơn, xã Lưu Sơn tổng
Bạch Hà, xã Phúc yên tổng Xuân Lâm; toàn tòng: 2 xã Quy Chính và Thượng NÉm tổng Xuân Liễu.

Sản vật:

Hai vụ lúa thu hè sàn sàn như nhau. Bông, khoai, đậu, ngô, trầu không, cau tươi các nơi trong phủ
đều có trồng cả, nhưng cũng không bao nhiêu.

                                                     
1Xã Thanh Thuỷ: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Thanh Tuyền . Năm 1841 kiêng đồng âm chữ Tuyền (tên

huý vua Thiệu Trị), đổi là Thanh Thuỷ .
2Xã Đan Nhiễm: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Hồng Nhiễm . Năm 1848 kiêng chữ Hồng  (Hồng

Nhậm, tiểu tự của vua Tự Đức), đổi là Đan Nhiễm .
3Tổng Xuân Lâm: Từ đời Minh Mệnh trở về trước là tổng Hoa Lâm . Năm 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ

vua Thiệu Trị), đổi là tổng Xuân Lâm .
4Xã Văn Lâm: Từ đời Minh Mệnh trở về trước là xã Hoa Lâm . Năm 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua

Thiệu Trị), đổi là xã Văn Lâm .
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Khí hậu:

Mùa xuân phần nhiều trời quang mây tạnh. Mùa hè nắng nhiều. Mùa thu nhiều mưa. Mùa đông rét
nhiều.

Núi lớn:

Trong phủ hạt, huyện Lương Sơn có núi Kim Nhan, huyện Nam Đường có núi Đại Huệ, huyện
Chân Lộc có động Lập Thạch (động Đá Dựng), huyện Thanh Chương có núi Thần Tí (núi Tay Thần),
huyện Hưng Nguyên có núi Thiết Sơn (núi Sắt), núi Thành.

Sông lớn:

-Một dòng sông lớn từ phủ Tương Dương ở phía tây chảy về đông, qua các huyện Lương Sơn, Nam
Đường, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Chân Lộc, hợp dòng với sông Lam rồi đổ ra biển ở cửa Hội.
Dài 468 dặm 126 trượng.

-Một dòng chia nhánh từ sông Lam, ngoằn ngoèo chảy lên phía bắc, đến sông Cấm, chảy về phía
đông rồi đổ ra biển ở cửa Xá (cửa Lò). Dài 81 dặm 57 trượng.

Danh thắng:

Danh thắng trong phủ hạt, đáng kể thì huyện Lương Sơn có núi Kim Nhan, huyện Chân Lộc có
động Lập Thạch (động Đá Dựng), huyện Hưng Nguyên có cảng Thiên Uy.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ phủ lỵ đi về phía đông, qua Lương Sơn, Nam Đường, đến Cầu Đích huyện
Hưng Nguyên rồi đến tỉnh lỵ, dài 86 dặm 51 trượng, rộng 6 thước.

-Một đường quan báo từ phủ lỵ đi về phía tây, đến địa giới phủ Tương Dương, dài 51 dặm 13
trượng, rộng 6 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, đến địa giới huyện Thanh Chương, dài 120 trượng, rộng
4 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, đến địa giới phủ Diễn Châu, dài 1 dặm 115 trượng, rộng 4
thước.

Đền miếu:

-Huyện Nam Đường có miếu Mai Đại Đế1 (một miếu ở xã Hương Lãm, một miếu ở xã Đông Liệt),
miếu Độc Lôi (ở xã Hữu Biệt).

-Huyện Lương Sơn có: đền Quả Sơn (Quả Sơn linh từ) (ở thôn Nhân Bồi xã Bạch Đường), miếu
Khai Long Sứ (ở thôn Đông Bích xã Thuần Trung), miếu vua Lê Trang Tông Dụ Hoàng đế (ở thôn Yên
Tứ xã Văn Trường).

(Đền miếu ở 3 huyện Chân Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Chương: xem ở phần ghi về các huyện ấy).

Cửa ải:

-Cửa Lãng Điền, ở bờ sông xã Lãng Điền.

                                                     
1Mai Đại Đế, tức Mai Hắc Đế.
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Huyện thanh chương

Thanh Chương là huyện thống hạt của phủ Anh Sơn.

Huyện lỵ đặt ở thôn Khoa Trường, xã Lương Trường, tổng Bích Triều. Lỵ sở dài 22 trượng, rộng 14
trượng, xung quanh thành huyện trồng tre, mở một cửa ở bên hữu.

Huyện hạt1 phía đông giáp hai huyện Nam Đường, Hưng Nguyên, phía tây giáp địa giới phủ Tương
Dương và huyện Lương Sơn, phía nam giáp địa giới hai huyện Hương Sơn, La Sơn, phía bắc giáp
huyện Nam Đường.

Đông tây cách nhau 13 dặm 62 trượng. Nam bắc cách nhau 30 dặm.

Huyện có 5 tổng, gồm 87 xã, thôn, phường, trại.

Nhân số các hạng: 5.833 người (trong đó binh đinh: 633 người).

Ruộng đất công tư các hạng hiện nộp thuế:

9.933 mẫu 11 thước 5 tấc 5 phân. Trong đó:
-Ruộng công tư các hạng: 5.771 mẫu 7 sào 12 thước 7 tấc 9 phân.
-Đất công tư các hạng: 4.161 mẫu 2 sào 23 thước 7 tấc 6 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.991 quan 2 tiền 45 đồng lẻ.
-Nộp bằng thóc: 4.789 hộc 21 thưng 6 vốc 4 nắm.

Các tổng, xã:

1-Tổng Bích Triều, 19 xã, thôn:
1.Thôn Khoa Trường xã Lương Trường 2.Thôn Phú Thọ xã Lương Trường
3.Thôn Vạn Lộc xã Lương Trường 4.Thôn Đặng Xá xã Lương Trường
5.Thôn Bích Thị xã Bích Trường 6.Thôn Cẩm Nang xã Bích Trường
7.Thôn Bích Triều xã Bích Trường 8.Thôn Phú Lập xã Hàm Lâm
9.Thôn Hà Xá xã Hàm Lâm 10.Thôn Thái Bình xã Hàm Lâm
11.Thôn Liễu Nha xã Hàm Lâm 12.Thôn Thanh Đàm vạn Thanh Đàm
13.Thôn Lương Giai vạn Thanh Đàm 14.Thôn Vũ Nguyên 15.Thôn Chi Cơ
16.Thôn Ngũ Phúc 17.Thôn Tàm Tang 18.Thôn Thu Thành 19.Thôn Lương Điền2

2-Tổng Thổ Hào, 7 xã, thôn:
1.Xã Thổ Hào 2.Xã My Sơn 3.Xã Nhân Thành
4.Thôn Chi Linh xã Chi Linh 5.Thôn Yên Khánh xã Chi Linh
6.Thôn Vận Châu 7.Thôn Nhân Võng

                                                     
1 Huyện Thanh Chương : Thời thuộc Hán là đất huyện Hàm Hoan , thuộc Minh là huyện Thổ Du

. Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông đặt làm huyện Thanh Giang  thuộc phủ Đức
Quang. Đời Lê Trung hưng kiêng huý chúa Trịnh Giang (1729-1740), đổi là huyện Thanh Chương , vẫn
thuộc phủ Đức Quang (từ 1822 đổi là phủ Đức Thọ). Năm Minh Mệnh 7 (1826) tách huyện Thanh Chương
sang phủ Anh Sơn, cho đến đời Tự Đức-Đồng Khánh không thay đổi. Nay là huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ
An.

2 Tổng Bích Triều, nguyên bản ghi có 19 xã, thôn, số đơn vị so với đầu triều Nguyễn không đổi (x. CTTX).
Nhưng trong danh sách tại đây chỉ có 17 xã, thôn. So trên bản đồ thấy tổng này còn có thôn Thu Thành

 (tức trước là thôn Thu Cẩm ) và thôn Lương Điền  (tức trước là thôn Điền Lao )
mà bản sao chép sót.
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3-Tổng Vũ Liệt, 22 xã, thôn, phường:
1.Xã Vũ Liệt 2.Xã Thanh La 3.Xã Hoà Quân 4.Thôn Minh Quả1

5.Thôn Sơn Linh xã Hoàng Xá 6.Thôn Bạch Xá xã Hoàng Xá
7.Thôn Khánh Lạc2 xã Hoàng Xá 8.Thôn Ngọc Lâm xã Trung Lâm
9.Thôn Thượng Thọ xã Trung Lâm 10.Thôn Chi Nê xã Trung Lâm
11.Thôn Lai Nhã xã Thái Nhã 12.Thôn Bão Đức xã Thái Nhã
13.Thôn Bàn Thạch xã Thái Nhã 14.Thôn Thanh Chử xã Thái Nhã
15.Thôn Thịnh Đại xã Thái Nhã 16.Thôn Na Điền xã Thái Nhã
17.Thôn Mô Vịnh xã Thái Nhã 18.Thôn Ba Sơn xã Thái Nhã
19.Thôn Thanh Nha 20.Thôn Hương Thụ 21.Thôn Đồng Du 22.Thôn Thanh Khiết

4-Tổng Cát Ngạn, 17 xã, thôn, phường, trại:
1.Thôn Cát Ngạn 2.Xã La Mạc 3.Xã Cao Điền 4.Xã Đức Nhuận
5.Xã Hương Lâm 6.Xã Tiên Hội 7.Xã Thanh Liêu 8.Thôn Nhuận Trạch
9.Thôn Lương Khế 10.Thôn Bồ Lư 11.Thôn Nhàn Lạc 12.Thôn Chân Hưng
13.Thôn Gia Hội 14.Phường Quang Lãng 15.Phường Nguyên Khiết
16.Phường Dương Xuân 17.Trại Lạc Sơn

5-Tổng Nam Kim3, 22 xã, thôn:
1.Xã Trung Cần 2.Xã Nam Kim4 3.Xã Xuân Phúc
4.Thôn Đông Sơn xã Xuân Hoà5 5.Thôn Trung Hội xã Xuân Hoà
6.Thôn Thanh Tứ xã Xuân Hoà 7.Thôn Xuân áng xã Xuân Hoà
8.Thôn Đa Lộc6 xã Tiên Đào 9.Thôn Khánh Lộc xã Tiên Đào
10.Thôn Xuân Mỹ xã Tiên Đào 11.Thôn Bạch Sơn xã Tiên Đào
12.Thôn Hoành Sơn xã Nam Kim Thượng7 13.Thôn Dương Liễu xã Nam Kim Thượng
14.Thôn Thọ Toán xã Nam Kim Đông8 15.Thôn Đông Viên xã Nam Kim Đông
16.Thôn Dương Phố xã Nam Kim Đông 17.Thôn Phố Đông xã Nam Kim Đông
18.Thôn Tường Xá xã Nam Kim Đông 19.Thôn Quảng Xá xã Nam Kim Đông
20.Thôn Nam Kim9 21.Thôn Xuân Lôi 22.Thôn Hạ Phù

Phong tục:

Kẻ sĩ chăm việc học hành, trọng khí tiết. Dân chúng chăm chỉ làm ăn, nhưng hay tranh chấp gây
gổ, đại khái là như vậy. Hai tổng Vũ Liệt, Cát Ngạn giáp miền núi dân chúng phần nhiều hào hiệp

                                                     
1Xã Minh Quả: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Minh Cảo. Từ Minh Mệnh 15 (1834) kiêng chữ Cảo  (biệt huý

của Gia Long), đổi là Minh Quả .
2Xã Khánh Lạc: Từ đời Minh Mệnh trở về trước là thôn Khánh Tuyền . Đầu đời Thiệu Trị (1841) kiêng

đồng âm chữ Tuyền (tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Khánh Lạc .
3Xem chú sát dưới.
4Tổng (và xã) Nam Kim: Từ đời Minh Mệnh trở về trước là tổng (và xã) Nam Hoa . Năm 1841 kiêng chữ

Hoa (tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Nam Kim .
5Xã Xuân Hoà: Từ đời Minh Mệnh trở về trước là xã Xuân Hoa . Năm 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua

Thiệu Trị), đổi là xã Xuân Hoà .
6Thôn Đa Lộc: Đầu đời Tự Đức về trước là thôn Thiên Lộc , năm Tự Đức kiêng các từ tôn quý, đổi là Đa

Lộc .
7Xã Nam Kim Thượng: Từ đời Minh Mệnh trở về trước là xã Nam Hoa Thượng . Năm 1841 kiêng chữ

Hoa (tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Nam Kim Thượng .
8Xã Nam Kim Đông: Từ đời Minh Mệnh trở về trước là xã Nam Hoa Đông . Năm 1841 đổi là Nam Kim

Đông  (lý do như trên).
9Thôn Nam Kim: Đầu Nguyễn là sở Nam Hoa ; từ 1841 đổi là thôn Nam Kim .
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mạnh tợn. Hai tổng Thổ Hào, Bích Triều ở vùng đất hơi bằng phẳng, dân chúng phần nhiều nóng nảy.
Tổng Nam Kim, những nơi gần núi thì phong tục quê mùa hà tiện, những làng ven sông thì tập tục lại
có phần khinh bạc.

Theo đạo Thiên chúa, gián tòng có: tổng Cát Ngạn 6 xã, thôn phường: Đức Nhuận, Tiên Hội,
Lương Khê, Nguyên Khiết, Thanh Liêu, Cao Điền; tổng Vũ Liệt 5 xã, thôn: Mô Vịnh, Vũ Liệt, Ngọc
Lâm, Hoà Quân, Minh Quả; tổng Thổ Hào 2 xã: Thổ Hào, Nhân Thành; tổng Bích Triều 8 xã, thôn:
Bích Triều, Lương Điền, Vạn Lộc, Thanh Đàm, Lương Giai, Tàm Tang, Phú Thọ, Đặng Xá; tổng Nam
Kim 2 xã, thôn: Nam Kim, Trung Hội. Toàn tòng có: 2 thôn, phường: thôn Bàn Thạch tổng Vũ Liệt và
phường Dương Xuân tổng Cát Ngạn.

Sản vật:

Nhiều lúa hè, ít lúa thu. Khoai, đậu, bông, ngô, rải rác các nơi đều có. Tổng Cát Ngạn có trầu
không, cau tươi, chè xanh. Tổng Vũ Liệt có chuối, mít, hồng, thị. Ven sông hai tổng Bích Triều, Nam
Kim thường có nhiều hến. Đầu nguồn sông Dăng (Dương giang) và sông Lai sản cá bột. Xã Hương
Lâm và hai thôn Tiểu Hiệu, Yên Đình xã La Mạc ở về vùng núi, có loại măng giang ăn ngon. Tục ngữ
có câu: Cá sông Dăng, măng Yên Đình.

Khí hậu:

Mùa xuân, tháng giêng thời tiết vẫn còn rét. Ba tháng mùa hè gió nam, nắng gắt. Mùa thu, tháng

tám thường có mưa to bão mạnh, nước lụt dâng ngập. Mùa đông, tháng mười một, chạp rét buốt hơn

nơi khác trong tỉnh. Đại khái vùng bán sơn địa nhiều chướng khí, còn vùng gần sông nước thì lộng

gió.

Núi lớn:

Huyện hạt ba phía núi chắn. Kể núi lớn như: núi Thiên Nhẫn ở địa phận hai tổng Bích Triều và
Nam Kim. Núi Thần Tí (Tay Thần) ở địa phận tổng Vũ Liệt. Ngoài ra còn nhiều đồi núi liên tiếp nối
nhau, không kể hết.

Sông lớn:

-Một dòng sông lớn từ xã Đặng Sơn huyện Lương Sơn chảy xuống, qua các xã Thanh Liêu, Gia Hội
thuộc tổng Cát Ngạn; các xã Đồng Du, Thanh Nha, Chi Nê, Minh Quả thuộc tổng Vũ Liệt; các xã
Nhân Thành, Vận Châu, Nhân Võng tổng Thổ Hào; Bích Triều, Chi Cơ, Khoa Trường, Thanh Đàm,
Vạn Lộc, Đặng Xá tổng Bích Triều; Thanh Tứ, Trung Hội, Đông Sơn, Hoành Sơn, Dương Liễu, Ngạn
Xá tổng Nam Kim đến tiếp giáp với huyện La Sơn, hợp lưu với sông La. Dài 352 dặm 75 trượng, rộng
36 trượng 5 thước, sâu 5 thước. Trong đó đoạn sông chảy qua Tường Xá rộng 46 trượng, lúc triều lên
nước dâng thêm 2 thước. Đoạn sông chảy qua bãi sa bồi thôn Đặng Xá nước nông chỉ 4 thước.

Trong đó:
Đoạn từ chỗ giáp giới xã Đặng Sơn, chảy qua xã Cát Ngạn đến bến đò sông Dăng dài 4 dặm,

rộng 29 trượng 5 thước, sâu 4 trượng 3 thước.
Đoạn từ sông Dăng chảy qua hai thôn Gia Hội và Đồng Du, đến bến đò sông Lai, dài 30 dặm

24 trượng, rộng 30 trượng, sâu 3 trượng 3 thước.
Đoạn từ sông Lai chảy qua hai xã, thôn Chi Nê, Minh Quả đến bến đò Rộ, dài 10 dặm 11

trượng, rộng 23 trượng, sâu 2 trượng 5 thước.
Đoạn từ sông Rộ chảy qua 6 xã, thôn: Nhân Thành, Vận Châu, Bích Triều, Chi Cơ, Khoa

Trường, Tàm Tang đến bến đò vạn Thanh Đàm, dài 120 dặm, rộng 32 trượng, sâu 4 trượng 6
thước.
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Đoạn từ bến đò vạn Thanh Đàm, chảy qua 7 thôn Vạn Lộc, Đặng Xá, Thanh Tứ, Trung Hội,
Đông Sơn, Hoành Sơn, Dương Liễu đến bến đò Tường Xá giáp huyện La Sơn, hợp lưu với
sông La, dài 179 dặm, rộng 32 trượng 5 thước, sâu 5 trượng.

Đoạn sông chảy qua thôn Tường Xá rộng 46 trượng, khi nước triều lên [chỉ] sâu 2 thước.
Đoạn có bãi sa bồi chỉ sâu 4 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ tổng Môn Sơn phủ Tương Dương chảy xuống phía đông, qua 5 xã, thôn: Bồ
Lư, Chân Hưng, Nhàn Lạc, Nguyên Khiết, Dương Xuân đến bến đò sông Dăng ở xã Cát Ngạn, dài 112 dặm,
rộng 12 trượng, sâu 1 trượng.

-Một dòng sông nhỏ từ núi Thần Tí (núi Tay Thần) chảy xuống phía đông, qua 2 xã, phường Hoà
Quân1, Thanh Khiết đến bến đò sông Lai, dài 32 dặm, rộng 4 trượng, sâu 6 thước.

-Một dòng sông nhỏ, từ núi Thần Tí (núi Tay Thần) chảy về đông, qua 5 xã, thôn Thanh Chử, Lai
Nhã, Bão Đức, Mô Vịnh, Minh Quả đến bến đò Rộ, dài 21 dặm, rộng 2 trượng, sâu 3 thước.

Đường đi:

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ theo ven sông đi về phía tây bắc, qua cầu thôn Bích Triều, qua bến
đò Rộ, lại qua cầu thôn Ngọc Lâm, qua 2 đò sông Dăng, sông Lai, đến xã Cát Ngạn địa giới phủ
Tương Dương và huyện Lương Sơn, dài 179 dặm, rộng 3 thước. Theo ven sông đi về phía nam, qua hai
cầu Ngũ Phúc, Trung Hội đến bến đò thôn Tường Xá, giáp địa giới huyện La Sơn, dài 150 dặm 127
trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua đò ngang ở vạn Thanh Đàm đến giáp giới huyện
Nam Đường, dài 60 trượng, rộng 5 thước.

Đền miếu:

Đền Thống Chinh ở thôn Đặng Xá xã Lương Trường tổng Bích Triều, thờ thần "Thống Chinh Chiêu
nghĩa chương tín".

Đền Đô Thiên ở xã Vũ Liệt tổng Vũ Liệt, thờ thần "Đô Thiên đại đế Long vương trợ thuận phổ thí
uông nhuận".

Từ trước tới nay dân chúng đến cầu đảo đều thấy linh ứng.

Đồn ải:

Cửa Lương Trường: ở địa phận xã Lương Trường tổng Bích Triều.

Huyện hưng nguyên

Hưng Nguyên là huyện thống hạt thuộc phủ Anh Sơn.

Huyện lỵ đặt ở địa phận thôn Chân Đích xã Mỹ Chân tổng Đô Yên, bốn phía là ruộng mạ, mỗi
chiều 25 trượng, chu vi 100 trượng. Có một cửa tiền.

Huyện hạt2 đông giáp huyện Chân Lộc, phía tây giáp huyện Nam Đường, phía nam giáp hai huyện
La Sơn, Nghi Xuân, phía bắc giáp huyện Đông Thành.

Đông tây cách nhau 11 dặm. Nam bắc cách nhau 64 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 106 xã, thôn, sách.

                                                     
1Ngv. chép chữ Quân  thành Điếu .
2Huyện Hưng Nguyên : Một trong 2 huyện thuộc phủ Anh Đô được thành lập và đặt tên năm Quang

Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông. Qua các triều không thay đổi. Nay vẫn là huyện Hưng Nguyên tỉnh
Nghệ An.
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Nhân số các hạng: 4.359 người (trong đó binh đinh: 427 người).

Ruộng đất công tư các hạng hiện nộp thuế:

14.406 mẫu 3 sào 9 thước 8 tấc 6 phân 7 ly.

Trong đó:
-Ruộng: 12.980 mẫu 0 sào 13 thước 1 tấc 5 phân 7 ly.
-Đất: 1.424 mẫu 2 sào 11 thước 6 tấc 9 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6.996 quan 8 tiền 49 đồng lẻ.
-Nộp bằng thóc: 8.273 hộc 20 thưng 7 vốc.

Các tổng, xã:

1-Tổng Đô Yên, 16 xã, thôn:
1.Thôn Chân Đích xã Mỹ Chân 2.Thôn Xuân Thịnh xã Mỹ Chân
3.Thôn Yên Mỹ xã Mỹ Chân 4.Thôn Kim Mã xã Mỹ Chân
5.Thôn Ngọc Hốt xã Mỹ Chân 6.Thôn Đô Yên xã Đô Yên
7.Thôn Văn Lang xã Đô Yên 8.Thôn Thành Công xã Âm Công
9.Thôn Xuân Am xã Âm Công 10.Thôn Cự xã Mỹ Dụ 11.Thôn Mỹ xã Mỹ Dụ
12.Thôn Thượng xã Mỹ Dụ 13.Thôn Phú Đăng xã Mỹ Dụ
14.Xã Yên Phúc 15.Xã Thái Lão 16.Xã Yên Pháp

2-Tổng Thông Lãng, 14 xã, thôn:
1.Thôn Lãng xã Cựu Thông Lãng 2.Thôn Đông xã Cựu Thông Lãng
3.Thôn Phan xã Cựu Thông Lãng 4.Thôn Cầu xã Cựu Thông Lãng
5.Xã Ước Lễ 6.Xã Hoàng Cần 7.Thôn Đôn Nhượng xã Do Lễ
8.Thôn Ngọc Điền xã Do Lễ 9.Thôn Yên Nậu xã Do Lễ
10.Thôn Long Đống xã Trung Mâu 11.Thôn Nam Thịnh xã Trung Mâu
12.Thôn Văn Xá xã Trung Mâu 13.Thôn Đức Hậu xã Trung Mâu
14.Thôn Thân Thượng xã Trung Mâu

3-Tổng Văn Viên1, 10 xã, thôn:
1.Xã Văn Viên2 2.Xã Phú Điền 3.Xã Phúc Mỹ 4.Xã Lộc Điền
5.Xã Khánh Sơn 6.Thôn Vệ Chính 7.Thôn Do Trường
8.Thôn Phúc Xuyên xã Triều Khẩu 9.Thôn Quang Dụ xã Triều Khẩu
10.Thôn Hưng Phúc xã Triều Khẩu

4-Tổng Phù Long, 21 xã, thôn:
1.Thôn Phù Xá xã Phù Long 2.Thôn Đường Cù xã Phù Long
3.Thôn Lê Xá xã Dương Xá 4.Thôn Liễu Xuyên xã Dương Xá
5.Thôn Hương Trà xã Dương Xá 6.Thôn Hoàng Nghĩa xã Dương Xá
7.Thôn Long Xuyên xã Phúc Phú 8.Thôn Phúc Hậu xã Phúc Phú
9.Xã Xuân Trạch 10.Xã Long Giang 11.Xã Tùng Sơn 12.Thôn Đông Châu
13.Thôn Thượng Phù 14.Thôn Hưng Nghĩa xã Nghĩa Liệt 
15.Thôn Yên Thái xã Nghĩa Liệt 16.Thôn Yên Cư xã Nghĩa Liệt
17.Thôn Hưng Nhân xã Nghĩa Liệt 18.Thôn Hiệu Mỹ xã Nghĩa Liệt

                                                     
1Xem chú sát dưới.
2Tổng (và xã) Văn Viên: Từ đời Minh Mệnh về trước là tổng (và xã) Hoa Viên . Từ 1841 kiêng chữ Hoa

(tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Văn Viên .
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19.Thôn Phúc Hải xã Nghĩa Liệt 20.Thôn Nghĩa Sơn (Thuỷ cư)
21.Thôn Thanh Liệt (Thuỷ cư)

5-Tổng Hải Đô, 24 xã, thôn:
1.Thôn Đa Phúc xã Hải Đô 2.Thôn Lư Tường xã Hải Đô
3.Thôn Truyền xã Hải Đô 4.Thôn Hương Lại xã Hải Đô
5.Xã Nguyệt Tỉnh 6.Xã Thiều Xá 7.Xã Thanh Phong
8.Thôn Đông xã Bùi Ngoã 9.Thôn Bùi Châu xã Bùi Ngoã
10.Thôn Đông xã Bùi Khổng 11.Thôn Bùi xã Bùi Khổng
12.Thôn Tùng xã Bùi Khổng 13.Thôn Thượng xã Bùi Khổng
14.Thôn Hưng Long xã Hương Cái 15.Thôn Bảo Đà xã Hương Cái
16.Thôn Anh Tuấn xã Hương Cái 17.Thôn Lỗ Điền xã Hương Cái
18.Thôn Hạ Khê xã Hương Cái 19.Thôn Thượng Khê xã Hương Cái
20.Thôn Hương Thịnh xã Lạp Cầu 21.Thôn Thạch Tiền xã Lạp Cầu
22.Thôn Sơn Lãng xã Lạp Cầu 23.Thôn Trường Lãng xã Lạp Cầu
24.Thôn Hưng Lễ xã Lạp Cầu

6-Tổng Vân Trình1, 16 xã, thôn, sách:
1.Thôn Xuân Mỹ xã Vân Trình2 2.Thôn Mỹ yên xã Vân Trình
3.Thôn Tuý Anh xã Vân Trình 4.Thôn Yên Lãng xã Quả Khê3

5.Thôn Hương Tích xã Quả Khê 6.Thôn Tam Đa xã Quả Khê
7.Thôn Đồng Quỹ xã Quả Khê 8.Xã Trường Đê 9.Xã Mậu Lâm
10.Xã Mỹ Lâm 11.Xã Cổ Văn 12.Sách Cổ Lãm 13.Thôn Hương Thanh
14.Thôn Đa Trợ xã Hoà Lương 15.Thôn Phú Hộ xã Hoà Lương

7-Tổng La Vân, 5 xã:
1.Xã La Vân 2.Xã La Nham 3.Xã Đông Ngạn 4.Xã Hải Thanh
5.Xã Trung Kiên

Phong tục:

Dân trong huyện cần cù tiết kiệm, từ ăn mặc, nhà cửa đến các việc cưới hỏi tang tế đều không
chuộng chuyện tô vẽ trang sức. Đàn ông, đàn bà ai nấy đều lo học lấy một nghề nghiệp riêng. Việc cày
cấy, dâu tằm, công nghệ, buôn bán tuỳ theo từng nơi mà làm ăn sinh sống, mỗi người một việc khác
nhau. Theo đạo Thiên chúa chẳng qua chỉ ở các xã, thôn như Bùi Châu, Thiều Xá, Thanh Phong, Sơn
Lãng, Hưng Lễ, Anh Tuấn, Hương Thanh mà thôi.

Sản vật:

Bốn tổng ở phía nam huyện lỵ ít lúa thu nhiều lúa hè. Ba tổng ở phía bắc huyện lỵ thì vụ thu vụ hè
sàn sàn như nhau. Sau khi gặt xong thì trồng khoai, đậu, ngô làm lương ăn. Tổng Vân Trình có sắt ở
núi Sắt (Thiết Sơn), nhưng trong huyện không có nghề thợ nấu sắt, cho nên người xã Nho Lâm huyện
Đông Thành đến đào lấy, luyện thành sắt thuộc để bán, chịu biệt nạp thuế sắt. Ngoài ra không có
gì khác.

                                                     
1Xem chú dưới cách 1 số.
2Tổng (và xã) Vân Trình: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Cảo Trình . Năm Minh Mệnh 5 (1834) kiêng chữ

Cảo  (biệt huý của Gia Long), đổi là Vân Trình . Danh sách kê đây chỉ có 15, sót tên 1 đơn vị.
3Xã Quả Khê: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Cảo Khê. Năm Minh Mệnh 15 (1834) kiêng chữ Cảo  (biệt huý

của Gia Long), đổi là Quả Khê .
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Khí hậu:

Trong huyện hạt, sau tiết xuân phân gió nam bắt đầu thổi tới, thời tiết rất nóng bức, đến tiết thu
phân mới dịu bớt. Tháng tám, tháng chín mưa gió liên miên, lúa má phần nhiều bị ngập úng. Từ sau
tiết lập đông đến tháng hai mùa xuân năm sau thời tiết hơi rét, cho đến tiết xuân phân mới ấm dần.

Ruộng đất thì một nửa là chân ruộng thấp, một nửa là chân ruộng thấp ướt, một nửa là chân ruộng
cao khô. Ruộng lúa hè đến hạ tuần tháng chín mới cấy được. Ruộng lúa thu đến hạ tuần tháng sáu mới
gieo mạ. Nói chung khí hậu chậm đến hơn các nơi, nông vụ do đó cũng hơi chậm hơn các nơi khác.

Núi lớn:

Trong huyện nhiều núi, thuộc loại núi đất có lẫn đá, như: núi Thống Mộng, núi Long Thủ (núi Đầu
Rồng), núi Lã ở tổng La Vân; núi Thiết Sơn (núi Sắt), núi Đại Vạc ở tổng Vân Trình, núi Băng (Băng
Sơn), núi Đại Huệ, núi Đại Bàn, núi Đại Tứ, núi Đại Hải, núi Độc Lôi ở tổng Hải Đô; núi Nhuyến
(Nhuyến Sơn) ở tổng Đô Yên, núi Thành ở tổng Văn Viên v.v... đều không có cây cối gì có thể dùng được.

Sông lớn:

-Một dòng sông lớn từ xã Xuân La huyện Nam Đường chảy về đông qua huyện hạt ở địa phận các
xã từ thôn Liễu Châu tổng Xuân Liễu đến thôn Phúc Xuyên tổng Văn Viên đến địa giới hai huyện Nghi
Xuân, Chân Lộc, dài 8 dặm, rộng 60 trượng. Triều lên sâu 1 trượng, triều xuống sâu 6 thước.

-Một dòng sông nhỏ do sông lớn tách ra từ địa phận thôn Phúc Xuyên chảy xuống, vòng vèo bao
quanh các xã Miêu Nha, Lộc Châu thuộc huyện Nghi Xuân và thôn Phú Đăng thuộc bản huyện rồi
chảy đổ vào sông lớn ở địa phận huyện Chân Lộc, dài 2 dặm, rộng 2 trượng 5 thước; triều lên sâu 8
thước, triều xuống sâu 5 thước.

-Một dòng sông nhỏ chia dòng từ sông lớn ở địa phận xã Lộc Châu huyện Nghi Xuân chảy về phía
tây, từ thôn Xuân Am ngoằn ngoèo chảy qua cửa Hữu thành tỉnh, đến cầu Đích qua bến đò sông Cấm
rồi chảy về phía đông đổ vào cửa Xá, dài 81 dặm 57 trượng. Trong đó:

Đoạn sông từ thôn Xuân Am chảy qua địa phận huyện Chân Lộc đến cầu Đích, dài 19 dặm 1
trượng, rộng 2 trượng; triều lên sâu 3 thước, triều xuống sâu 2 thước.
Đoạn sông từ cầu Đích, chảy qua các xã Thiều Xá, Thanh Phong đến bến đò Cấm, dài 46 dặm

42 trượng, rộng 4 trượng. Triều lên sâu 1 trượng, triều xuống sâu 7 thước.
Đoạn sông từ bến đò Cấm đến cửa Xá dài 16 dặm 14 trượng, rộng 53 trượng. Triều lên sâu 1

trượng 3 thước, triều xuống sâu 1 trượng.
Một dòng kênh nhỏ1 từ sông Cấm chia dòng chảy về phía bắc, qua hai xã La Vân, La Nham đến

giáp cảng Thiên Uy ở xã Tập Phúc huyện Đông Thành, dài 10 dặm, rộng 4 trượng. Triều lên sâu
4 thước, triều xuống sâu 2 thước.

Danh thắng:

-Đền Triều Khẩu: thờ Vũ Mục công Lê Khôi, con người anh thứ hai của Lê Thái Tổ2. Năm Quang
Thuận thứ 4 (1463), vua Lê Thánh Tông sai từ thần là Nguyễn Như Đổ soạn bài ký khắc bia dựng ở
đây. Năm Dương Hoà thứ 7 (1641), quan Hữu ti (bộ Lễ) nhận thấy đền ấy ở gần bờ biển, sóng gió
khôn lường, khó khăn cho việc tế tự, xin cho xây đền khác ở thôn Hưng Phúc xã Triều Khẩu để phụng
thờ. Đền này trước có sông, sau có núi, phong cảnh tươi đẹp, điện vũ nguy nga. Dân chúng mỗi khi
gặp hạn hán, bão lụt, dịch bệnh thường đến cầu đảo, đều thấy linh ứng. Từ đời Lê đến nay, thần đền
Triều Khẩu nhiều lần được phong tặng.

                                                     
1Ngv. Tiểu cảng .
2Tức là con của Lê Học  (Lê Thái Tổ có ba anh em: trưởng là Lê Trừ , thứ là Lê Học, út là Lê Lợi

, tức Lê Thái Tổ).
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-Cảng Thiên Uy (kênh Oai Trời): ở xã La Vân tổng La Vân. Năm Hàm Thông thứ 8 (867) đời
Đường Hy Tông, Cao Biền giữ chức Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ đi tuần sát hai châu Ung, Quảng, đường
biển có nhiều đá ngầm làm đắm thuyền, việc giao thông vận chuyển không thông suốt. Biền bèn sai
bọn trưởng lại Lâm Phúng khơi đào kênh này. ở khoảng giữa có hai chỗ có đá to, khi đào thuổng quăn
búa gẫy, công việc có cơ phải bỏ dở. Nhưng đến ngày 26 tháng 5, giữa ban ngày bỗng nổi gió bão sấm
sét dữ dội, đá lớn đều vỡ vụn cả, kênh bèn thành, nhân đó gọi là kênh Oai Trời (Thiên Uy cảng).

Đường đi:

-Một đường thiên lý từ sông Cấm đi về phía bắc, qua hai xã La Vân, La Nham đến giáp địa phận xã
Tập Phúc huyện Đông Thành, dài 8 dặm 65 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo phía đông từ cầu Đích xã Mỹ Chân đến cầu Mượu xã Thái Lão, đi về phía tây
giáp giới xã Hữu Biệt huyện Nam Đường, dài 3 dặm, rộng 6 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua các thôn Kim Mã, Xuân Thịnh, đến xã Triều Khẩu
tổng Văn Viên giáp địa giới huyện La Sơn, dài 10 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua các thôn Hưng Long, Bảo Đà, đến núi Sắt tổng Vân
Trình giáp giới huyện Đông Thành, dài 20 dặm, rộng 3 thước.

Đền miếu:

-Đền Liễu Hạnh Công chúa: ở xã La Vân, do dân bản xã phụng thờ. Sự tích Liễu Hạnh Công chúa,
xem ở sách Nam Định tỉnh chí.

-Đền Chiêu Trưng: ở xã Triều Khẩu, do dân bản xã phụng thờ. Sự tích [Chiêu Trưng đại vương],
xem ở sách Thanh Hoá tỉnh chí1.

Huyện chân lộc

Chân Lộc là huyện thống hạt thuộc phủ Anh Sơn.

Huyện lỵ đặt ở địa phận 2 xã Kim Nguyên, Cẩm Trường, xung quanh là ruộng mạ, mỗi chiều dài 30
trượng, chu vi 120 trượng. Có một cửa ở mặt tiền.

Huyện hạt2 phía đông giáp biển, phía tây giáp huyện Hưng Nguyên, phía nam giáp giang phận
huyện Nghi Xuân, phía bắc giáp huyện Hưng Nguyên.

Đông tây cách nhau 25 dặm. Nam bắc cách nhau 42 dặm.

Huyện có 4 tổng, gồm 81 xã, thôn, phường.

Nhân số các hạng: 7.158 người (trong đó binh đinh: 666 người).

Ruộng đất công tư và ruộng muối các hạng hiện nộp thuế: 12.330 mẫu 9 sào 7 thước 6 tấc 3 phân 1
ly. Trong đó:

Ruộng và ruộng muối các hạng: 8.868 mẫu 5 sào 8 thước 7 tấc 5 phân 6 ly.
Đất: 3.462 mẫu 3 sào 13 thước 8 tấc 7 phân 5 ly.

Thuế cả năm:

                                                     
1Cũng xem thêm về đền Triều Khẩu ở mục danh thắng đã ghi trên.
2Huyện Chân Lộc : Đời Trần Hồ là huyện Tân Phúc . (PĐĐC: xưa là huyện Nghi Chân ). Thời

thuộc Minh đổi là huyện Chân Phúc  (THQQ). Các triều Lê-Mạc-Lê Trung hưng vẫn gọi là huyện Chân
Phúc. Đời Tây Sơn kiêng chữ Phúc (chữ họ của các chúa Nguyễn), đổi là Chân Lộc . Triều Nguyễn cho
đến đời Đồng Khánh vẫn gọi là Chân Lộc. Đầu đời Thành Thái (1890) kiêng đồng âm chữ Chân (Ưng Chân,
tức Dục Đức, cha vua Thành Thái), đổi là Nghi Lộc . Nay là huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.
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-Nộp bằng tiền và thuế muối chiết nộp bằng tiền: 8.545 quan 6 tiền 48 đồng tiền 2 chinh 4.
-Nộp bằng thóc: 6.256 hộc 13 bát 4 vốc 1 nắm.

Các tổng, xã:

1-Tổng Yên Trường1, 26 xã, thôn:
1.Xã Vĩnh yên 2.Thôn Đông Yên xã Yên Trường2

3.Thôn Trung Mỹ xã Yên Trường 4.Thôn Yên Thịnh xã Yên Trường
5.Thôn Nam Khang xã Yên Trường 6.Thôn Yên Vinh xã Yên Trường
7.Thôn Yên Duệ3 xã Xuân Yên 8.Thôn Yên Xá xã Xuân Yên
9.Thôn Trung Mỹ xã Xuân Yên 10.Thôn Mỹ Hậu xã Xuân Yên
11.Thôn Phan xã Phan Xá 12.Thôn Bảo Đài xã Phan Xá
13.Thôn Xuân Liễu xã Phan Xá 14.Thôn Ngô Trường xã Đức Lân
15.Thôn Ngô Xá xã Đức Lân 16.Giáp Văn Chấn xã Đức Lân
17.Thôn Yên Đại xã Đức Lân 18.Thôn Ân Hậu 19.Xã Lộc Đa
20.Xã Đức Thịnh 21.Xã Đức Quang 22.Thôn Thượng xã Yên Dũng
23.Thôn Hạ xã Yên Dũng 24.Thôn Đức Mỹ 25.Xã Yên Lưu
26.Phường Thuỷ Cư

2-Tổng Đặng Xá, 18 xã, thôn:
1. Xã Lộc Châu 2. Xã Lộc Hải 3.Xã Chân Dương 4.Xã Lộc Thọ
5.Xã Hải Côn 6. Thôn Phú Vinh xã Đặng Điền 
7.Thôn Văn Trạch xã Đặng Điền 8.Thôn Phượng Cương xã Đặng Điền
9.Thôn Hương Cam xã Đặng Xá 10.Thôn Mỹ Chiêm xã Đặng Xá
11.Thôn Cổ Đan xã Đông Hải 12.Thôn Cổ Bái xã Đông Hải
13.Thôn Bảo Lộc xã Đông Hải 14.Thôn Bảo Lân xã Đông Hải
15.Thôn Chính Vĩ xã Đông Hải 16.Xã Nam Sơn 17.Xã Đặng Yên
18.Xã Hải Yến

3-Tổng Thượng Xá, 24 xã, thôn, phường:
1.Xã Thượng Xá 2.Xã Mỹ Xá 3.Xã Văn Xá 4.Xã Thiêm Lộc
5.Thôn Xuân Tình 6.Thôn Đông Chử 7.Thôn Kỳ Trân 8.Xã Phú ích
9.Thôn Hương Đình 10.Thôn Hương Qua 11.Thôn Thu Lũng 12.Thôn Thận Trung
13.Thôn Yên Trạch 14.Thôn Yên Lương 15.Thôn Hương Duệ4 16.Giáp Lập Thạch
17.Thôn Hương Quan 18.Xã Kim ổ 19.Xã Vạn Lộc 20.Thôn Tân Lộc
21.Xã Mai Hương 22.Xã Mai Bảng 23.Xã Xuân áng 24.Phường Đức Võng

4-Tổng Kim Nguyên, 13 xã, thôn, phường:
1.Xã Kim Nguyên 2.Xã Cẩm Trường 3.Xã Kỳ Phúc 4.Xã Chân Lạc
5.Xã Cao Xá 6.Xã Ngọc Lân 7.Xã Trí Thuỷ 8.Thôn Lộc Mỹ
9.Thôn Kim Thượng 10.Thôn Kim Trung 11.Xã Thịnh Mỹ5 12.Xã Trung Hậu
13.Phường Võng Nhi

                                                     
1Xem chú sát dưới.
2Tổng (và xã) Yên Trường : Đầu Nguyễn về trước là tổng (và xã) Ngô Trường .
3Thôn Yên Duệ: Từ đời Minh Mệnh về trước là thôn Yên Toàn (Tuyền) . Năm 1841, kiêng đồng âm chữ

Tuyền tên huý vua Thiệu Trị, đổi là thôn Yên Duệ .
4Thôn Hương Duệ: Từ đời Minh Mệnh về trước là thôn Hoa Duệ . Năm 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ

vua Thiệu Trị), đổi là Hương Duệ .
5Xã Thịnh Mỹ: Từ đời Minh Mệnh về trước là thôn Thịnh Hoa . Năm 1841 kiêng chữ Hoa, đổi là Thịnh Mỹ

.
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Phong tục:

Tiết kiệm, nhưng mà có phần keo kiệt. Ăn mặc, đồ dùng, cùng là các việc hôn tang tế đều tuỳ theo
mức sống của từng nhà, nhưng không chuộng xa xỉ. Dân đồng dân bãi chăm việc cấy cày. Dân ven
biển thì hoặc ra khơi đánh cá, hoặc chở thuyền buôn bán, ai nấy cần cù công việc làm ăn.

Sản vật:

Muối ở các xã, thôn: Mai Bảng, Mai Hương, Yên Lương tổng Thượng Xá. Dân cửa Xá (cửa Lò)
làm nghề đánh cá, nước mắm. Ngoài ra không có gì khác.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai trời hơi rét, cho đến tiết xuân phân mới hết rét. Sau tiết xuân phân bắt đầu
có gió nam. Khí hậu mùa hè oi bức, đến tiết thu phân mới dịu. Tháng tám, tháng chín bão lụt, mưa
dầm, úng lụt, lúa má ngoài đồng phần nhiều bị ngập.

Mùa màng một năm hai vụ. Tháng chín xuống cấy, tháng sáu năm sau gặt. Vụ thu, tháng năm gieo
mạ, tháng mười lúa chín. Lại có giống lúa tháng ba và giống lúa tháng tám rải rác có cấy ở một số nơi,
nhưng cũng không được bao năm.

Núi lớn:

Huyện hạt ít núi, chỉ ở thôn Dũng Quyết Hạ có núi Phượng Hoàng, núi Kỳ Lân, ở thôn Phượng
Cương có động Đá Dựng (Lập Thạch động), xã Trí Thuỷ có núi Tượng Đầu. Ngoài khơi cửa Hội có
núi Song Ngư, ở tổng Kim Nguyên có núi Vạn Tầng, núi Bố, núi Trôi, núi ốc. Tổng Thượng Xá có núi
Gươm (Kiếm Sơn), núi Mũ (Quan Sơn), núi Cờ (Kỳ Sơn), núi Voi (Tượng Sơn), núi Lò (Lư Sơn), núi
Lã (Lã Sơn), núi Lan Châu Nội, núi Lan Châu Ngoại. Bấy nhiêu núi ấy đều là những núi linh tinh,
không cao lắm, nhưng lại là những núi có tên trong bản huyện.

Sông lớn:

-Một dòng sông lớn từ bến đò Lách sông Cấm chảy ra cửa Hội, dài 38 dặm 101 trượng, trong đó:
Đoạn sông từ bến đò Lách đến ngã ba Bảo Lâm, dài 10 dặm 55 trượng, rộng 70 trượng, nước

triều lên sâu 2 trượng, triều xuống sâu 1 trượng 6 thước.
Đoạn sông từ ngã ba Bảo Lâm chảy qua các xã Yên Lưu, Lộc Thọ, Lộc Hải ra cửa Hội, dài 28

dặm 46 trượng, cửa sông rộng 47 trượng; triều lên sâu 2 trượng 2 thước, triều xuống sâu 3
thước 2 tấc.

Một dòng sông nhỏ từ bến đò Lách chảy về phía tây, chia nhánh uốn quanh 9 khúc, chảy qua
cửa Hữu thành tỉnh đến cầu Đích giáp thôn Chân Đích huyện Hưng Nguyên, dài 19 dặm 1
trượng, rộng 4 trượng. Triều lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 2 thước 8 tấc.

Lại một đoạn từ cầu Đích chảy về phía bắc đến bến đò Cấm, dài 46 dặm 42 trượng, rộng 4
trượng 2 thước. Triều lên sâu 1 trượng, nước triều xuống sâu 7 thước 5 tấc.

Lại một đoạn từ bến đò Lách chảy về đông đổ vào cửa Xá (cửa Lò) dài 16 dặm 14 trượng. Cửa
sông rộng 53 trượng; triều lên sâu 1 trượng 3 thước, triều xuống sâu 1 trượng.

Danh thắng:

Trong huyện, ở phía nam động Đá Dựng ở thôn Phượng Cương xã Đặng Điền tổng Đặng Xá có một
cái hồ nhỏ, trên mặt hồ nhô lên mấy chục tảng đá nhỏ, trong đó có một tảng cao to hơn các hòn khác,
trông tựa như hình người, người ta thường gọi là đá "Thần đồng giảng sách". Ngôi nhà của Phạm Vĩ
Khiêm người triều Lê ngoảnh mặt trông ra hòn đá ấy, từ nhỏ đã nổi tiếng thần đồng, về sau quả nhiên
thi đậu đại khoa1, thơ văn đứng đầu trong thiên hạ.

                                                     
1Phạm Vĩ Khiêm (1740-1786) quê xã Đặng Điền huyện Chân Lộc (nay Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An), sau đổi
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Đường đi:

-Một đường thiên lý phía nam từ bến đò Lách sông Lam ra đến bờ nam sông Cấm ở phía bắc, dài
46 dặm, rộng 1 trượng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến cửa Hội ở xã Lộc Châu, dài 33 dặm 61 trượng,
rộng 5 thước.

-Một đường quan báo từ huyện lỵ đi về phía nam, rồi theo đường thiên lý đến quán Bảo Đài thì rẽ
đi về phía cửa Tiền thành tỉnh, dài 17 dặm 78 trượng, rộng 1 trượng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua xã Cao Xá tổng Kim Nguyên đến giáp giới các xã
Bùi Châu, Thanh Phong huyện Hưng Nguyên, dài 5 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua các xã Văn Xá, Thượng Xá đến cửa Xá (cửa Lò),
dài 22 dặm 22 trượng 5 thước, rộng 5 thước.

Đền miếu:

-Đền thờ thần Tả hữu tích trượng đại phu: ở địa phận thôn Cổ Đan. Dân các xã, thôn: Đông Hải,
Lộc Châu, Lộc Hải, Lộc Thọ, Nam Sơn, Chân Dương, Hải Yến cùng phụng thờ.

-Đền thờ Cao Sơn thượng đẳng thần: ở địa phận thôn Hương Cam, dân các xã Đặng Điền, Đặng Xá,
Hải Côn cùng phụng thờ.

-Đền thờ thần Mạch Sơn trấn quốc: ở địa phận xã Kim Nguyên. Dân các xã Cẩm Trường, Kỳ Phúc
cùng phụng thờ.

-Đền thờ Thục An Dương vương thượng đẳng thần: ở địa phận xã Mỹ Xá. Dân các xã Thượng Xá,
Văn Xá cùng phụng thờ.

-Đền thờ Cao Sơn Cao Các thượng đẳng thần: ở địa phận xã Đức Thịnh. Dân các xã Ân Hậu, Lộc
Đa, Đức Lân cùng phụng thờ.

-Đền thờ Tam Toà trung đẳng thần: ở địa phận hai xã Yên Trường, Vĩnh Yên. Dân 2 xã cùng
phụng thờ.

Đồn ải:

-Đồn Kỳ Lân: phía nam huyện hạt, ở địa phận xã Yên Dũng.

-Đồn Hội Thống: phía đông huyện hạt, ở địa phận xã Hội Thống.

Phủ Diễn Châu

Phủ hạt ở phía bắc thành tỉnh. Phủ kiêm lý hai huyện Đông Thành và Yên Thành, thống hạt một
huyện là huyện Quỳnh Lưu.

Phủ lỵ ở địa phận thôn Yên Lãng tổng Cao Xá huyện Đông Thành, bốn phía có thành gạch, mỗi
chiều 44 trượng 8 thước, chu vi 179 trượng 2 thước. Thành cao 9 thước, dày 1 thước 8 tấc, xung quanh
có hào rộng 6 trượng, sâu 5 thước. Có 3 cửa: cửa Tiền cao 1 trượng 3 thước, cửa Tả và cửa Hữu đều
cao 1 trượng. Trong thành, ở cửa Tiền có đặt 1 pháo đài.

Phủ hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp giới hai phủ Anh Sơn, Quỳ Châu, phía nam giáp huyện
Hưng Nguyên, phía bắc giáp huyện Ngọc Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá.

                                                    
tên là Phạm Nguyễn Du , đỗ Hoàng giáp Hội nguyên khoa Cảnh Hưng 40 (1779), từng giữ chức Đốc
đồng Nghệ An (x. CNKBVN).

1Phủ Diễn Châu: Thời thuộc Hán là đất huyện Hàm Hoan, thuộc Đường là huyện Phù Diễn , sau đổi là Diễn
Châu . Đời Trần là lộ Diễn Châu. Đời Lê Thánh Tông đổi là phủ Diễn Châu thuộc Nghệ An thừa
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Đông tây cách nhau 58 dặm. Nam bắc cách nhau 85 dặm.

Phủ kiêm lý hai huyện Đông Thành và Yên Thành, gồm 9 tổng, 274 xã, thôn, phường, giáp, trang,
trại.

Nhân số các hạng: 10.020 người (trong đó binh đinh: 1.379 người).

Ruộng đất công tư các hạng hiện nộp thuế: 24.756 mẫu 6 sào 13 thước 6 tấc 5 phân 3 ly 4 hào.
Trong đó:

-Ruộng: 22.391 mẫu 7 sào 12 thước 6 tấc 3 phân 3 ly 4 hào.
-Đất: 2.347 mẫu 7 sào 10 thước 1 phân 9 ly.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 12.938 quan 6 tiền 17 đồng lẻ.
-Nộp bằng thóc: 15.748 hộc 1 thưng 4 vốc 4 nắm.

Huyện Đông Thành, 5 tổng:

1-Tổng Cao Xá, 7 xã:
1.Xã Cao Xá 2.Xã Hương ái 3.Xã Tập Phúc 4.Xã Hạc Linh
5.Xã Yên Phố 6.Xã Nho Lâm1 7.Xã Thanh Dương2

2-Tổng Lý Trai, 11 xã:
1.Xã Lý Trai 2.Xã Nhân Trai 3.Xã Đào Viên 4.Xã Phụng Lịch
5.Xã Cát Xuyên 6.Xã Đông Tháp 7.Xã Hạnh Lâm 8.Xã Tiên Lý
9.Xã Trang Xuân 10.Xã Trừng Bích 11.Thôn Xuân Đào

3-Tổng Thái Xá, 5 xã:
1.Xã Thái Xá 2.Xã Tiên Thành 3.Xã Hoàng Xá 4.Xã Bút Điền
5.Xã Lương Điền

4-Tổng Quan Trung, 4 xã:
1.Xã Quan Trung 2.Xã Quan Xá 3.Xã Giang Triều 4.Xã Thọ Sơn

5-Tổng Vân Tụ, 10 xã:
1.Xã Vân Tụ 2.Xã Tiên Đường 3.Xã Đông Yên 4.Xã Hiệp Hoà
5.Xã Tiên Kỳ Ngoại 6.Xã Tiên Nông 7.Xã Yên Lăng 8.Xã Vân Đội
9.Xã Quảng Động 10.Xã Lan Xá

Huyện Yên Thành 4 tổng:

1-Tổng Vạn Phần, 11 xã:
1.Xã Vạn Phần 2.Xã Kim Luỹ3 3.Xã Đông Câu 4.Xã Đông Xương
5.Xã Đông Luỹ 6.Xã Tây Luỹ 7.Xã Yên Ngu 8.Xã Yên Lý
9.Xã Yên Cư 10.Xã Yên Thống 11.Xã Mỹ Quan

2-Tổng Hoàng Trường, 8 xã:
1.Xã Hoàng Trường 2.Xã Hoàng La 3.Xã Yên Bài 4.Xã Yên Đăng
5.Xã Kim Bảng 6.Xã Đăng Cao 7.Xã Xuân Yên 8.Xã Mặc Tảo

                                                    
tuyên, gồm 2 huyện Đông Thành và Quỳnh Lưu. Năm Minh Mệnh 18 (1837) đặt thêm huyện Yên Thành. Nay
là đất các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An.

1Xã Nho Lâm: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Lâm . Năm 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua
Thiệu Trị), đổi là Nho Lâm .

2Xã Thanh Dương: Từ đời Minh Mệnh về trước là thôn Hoa Dương . Năm 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ
vua Thiệu Trị), đổi là Thanh Dương .

3Xã Kim Luỹ: Từ đời Minh Mệnh về trước là thôn Hoa Luỹ . Năm 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua
Thiệu Trị), đổi là Kim Luỹ .
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3-Tổng Quỳ Trạch, 10 xã:
1.Xã Quỳ Trạch 2.Xã Phúc Trạch 3.Xã Đại Hộ 4.Xã Gia Hộ
5.Xã Chiêu Vật 6.Xã Quỳ Lăng 7.Xã Yên Quân 8.Xã Thanh Đà
9.Xã Quỳ Dương 10.Xã Đăng Bình

4-Tổng Quan Hoá, 8 xã:
1.Xã Quan Hóa 2.Xã Quy Lai 3.Xã Vân Mộng 4.Xã Giai Lạc
5.Xã Công Trung 6.Xã Xuân Lĩnh 7.Xã Trường Thành 8.Xã Yên Tập

Thống hạt: Huyện Quỳnh Lưu, 4 tổng:
1.Tổng Thanh Viên 2.Tổng Phú Hậu 3.Tổng Hoàng Mai 4.Tổng Quỳnh Lâm

Phong tục:

Đất xấu dân nghèo, phong tục cần kiệm chất phác. Dân miền ven biển làm nghề tôm cá. Dân miền
ven núi chặt củi đốt than để mưu sinh. Việc tang tế ăn mặc không chuộng xa xỉ hoang phí, tiếp đãi
khách khứa có phần đơn sơ đạm bạc, so với Bắc Kỳ mười phần không được một. Đó cũng là phong tục
như vậy.

Theo đạo Thiên chúa toàn tòng: tổng Lý Trai có thôn Nghi Lộc, tổng Quan Trung có thôn Hội An,
tổng Quan Hoá có thôn Phi Lộc. Gián tòng: hai thôn Bảo Nham, Hậu Giáp.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Dâu tằm khoai đậu đều có, nhưng không nhiều lắm. Duy xã Nho Lâm có
sản xuất đồ sắt, nộp thuế sắt. Xã Yên Thống có lệ nộp thuế sắt, nhưng không phải là sản vật có trong
xã. Hai xã, thôn Tiên Nông và Trường Kiều, chịu nộp thuế đay. Các xã Vạn Phần, Chiêu Vật, Đông
Câu, Kim Luỹ, Mỹ Lý thuộc miền ven biển, dân phần nhiều làm nghề muối, chịu nộp thuế muối. Xã
Hoàng La dệt lưới gai. Phường Quán Thị (Quán Chợ) dệt đay gai. Bốn thôn Viên Sơn, Lương Hội, Hội
Yên, Yên Duệ có nghề làm nồi đất. Dân ở núi Quần Ngọc có nghề đúc nồi đồng.

Khí hậu:

ấm nhiều rét ít. Tháng tư, tháng năm gió nam thổi mạnh, cây cỏ khô héo. Khoảng tháng tám, tháng
chín thường có mưa to bão lớn. Mỗi trận mưa bão thường kéo dài cả ngày đêm, nhà cửa của dân, ghe
thuyền đậu gần bờ biển phần nhiều bị hư hại, nước mặn dâng tràn lên đồng ruộng, lúa má không gieo
cấy được.

Lại có gió đông bắc: mỗi khi trời âm u mà có gió đông bắc thì gió đến là mưa tới, gió đi thì mưa
tạnh. Một đến một đi, cứ thay nhau như thế suốt ngày. Rươi sinh vào dịp ấy, cho nên người ta thường
gọi là Gió rươi và Mưa rươi.

Núi lớn:

Trong phủ hạt, ba phía tây, nam, bắc đều có núi. Núi có tên thì có thể kể núi Mỗi Dạ ở thôn Tập
Phúc, núi Di Lặc (tục gọi là núi Hai Vai) ở xã Quan Trung, núi Câu ở xã Đông Câu. Ngoài ra những
đồi núi liền nhau thì không kể hết được.

Sông lớn:

-Một dòng sông lớn bắt nguồn từ giáp Yên Vinh tổng Vân Tụ chảy về đông, qua bến đò ngã ba thôn
Thổ Hậu xã Hạnh Lâm tổng Lý Trai chảy xuống cửa Vạn, dài 20 dặm 12 trượng. Trong đó:

Đoạn sông từ giáp Yên Vinh đến bến đò ngã ba thôn Thổ Hậu dài 9 dặm, rộng 12 trượng. Triều
lên sâu 7 thước, triều xuống sâu 3 thước 5 tấc.

Đoạn sông từ bến đò ngã ba [thôn Thổ Hậu] đến bến đò Bùng, chảy ra cửa Vạn, dài 11 dặm,
rộng 18 trượng. Triều lên sâu 4 thước, triều xuống sâu 2 thước 2 tấc.
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-Một dòng kênh nhỏ, từ thôn Thổ Hậu qua xã Phú Hậu tổng Quan Trung, xã Nho Lâm tổng Cao Xá,
ngoằn ngoèo chảy đến kênh Sắt (Thiết cảng) bến đò sông Cấm, hợp dòng đổ ra biển; dài 9 dặm, rộng 7
trượng. Triều lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 3 thước.

-Một dòng kênh nhỏ từ bến đò Vạn ở xã Vạn Phần đến kênh xã Văn Phúc huyện Quỳnh Lưu; dài 25
dặm, rộng 7 trượng. Triều lên sâu 4 thước, triều xuống sâu 3 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ thôn Trường Trung qua cầu Giát chảy xuống cửa Thơi (Đài Hải khẩu), dài
16 dặm 109 trượng, rộng 3 trượng. Triều lên sâu 4 thước, triều xuống sâu 2 thước 1 tấc.

-Một dòng sông nhỏ từ chỗ ngã ba cửa Ngọc Huy chảy xuống cửa Quèn, dài 24 dặm 97 trượng,
rộng 7 trượng. Triều lên sâu 8 thước, triều xuống sâu 5 thước.

-Một dòng sông lớn từ bến đò Nghè chảy xuống, qua bến Hoàng Mai chảy vào cửa Cờn; dài 18
dặm, rộng 17 trượng. Triều lên sâu 1 trượng, triều xuống sâu 7 thước.

-Một dòng kênh nhỏ từ kênh Xước, qua Dị Nậu đến khe Nước Lạnh, dài 20 dặm 132 trượng, rộng 3
trượng. Triều lên sâu 3 thước, triều xuống sâu 2 thước 5 tấc.

Danh thắng:

Trong phủ hạt, ba phía tây, nam, bắc đều là núi, nhưng không có nơi nào thật đẹp. Duy có núi Mỗi
Dạ thuộc xã Tập Phúc huyện Đông Thành, trên núi ấy có miếu thờ Thục Kinh Dương vương miếu điện
nguy nga, đáng coi là nơi danh thắng. Núi Di Lặc (tổng Quan Trung) mọc lên giữa đất bằng, trông xa
tựa như hình người ngồi thiền (tục gọi là núi Hai Vai). Núi Câu nổi lên bên bờ biển, những khi trời
quang mây tạnh, xa trông tựa như hình ông già ngồi câu trên tảng đá. Đó là những nơi ít nhiều đáng kể
là cảnh đẹp.

Đường đi:

-Một đường thiên lý phía nam từ Quán Tuần (xã Tập Phúc huyện Đông Thành) qua các trạm Yên
Hương, Yên Luỹ, Yên Quỳnh đi về phía bắc đến khe Nước Lạnh giáp giới huyện Ngọc Sơn tỉnh Thanh
Hoá, dài 85 dặm, rộng 1 trượng 5 thước.

-Một con đường từ phủ lỵ đi về phía đông đến cửa Vạn, dài 3 dặm, rộng 5 thước.

-Một con đường từ phủ lỵ đi về phía tây đến tổng Vân Tụ giáp địa phận phủ Anh Sơn, dài 55 dặm,
rộng 3 thước.

Đền miếu:

-Miếu Thục Kinh Dương vương, ở chỗ địa giới 3 xã: Tập Phúc, Hương Quan, Hương ái.

-Miếu Triệu Việt vương, ở thôn Phúc Thịnh.

-Đền Chiêu Trưng, miếu Cao Sơn ở xã Quan Trung.

-Miếu Tam Toà ở xã Bằng Dực.

-Miếu Liễu Hạnh Công chúa, ở thôn Thịnh Khánh.

(Đền miếu ở huyện thống hạt huyện Quỳnh Lưu, xem phần ghi riêng về huyện Quỳnh Lưu).

Đồn ải:

-Đồn cửa Vạn ở xã Vạn Phần.

-Đồn Ty muối (Diêm ty quan) ở xã Vạn Phần.
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Huyện quỳnh lưu

Quỳnh Lưu1 là huyện thống hạt thuộc phủ Diễn Châu.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Bào Hậu tổng Thanh Viên, mỗi chiều đều dài 17 trượng, chu vi 68
trượng, có một cửa tiền.

Huyện hạt phía đông giáp biển, phía tây giáp huyện Nghĩa Đường phủ Quỳ Châu, phía nam giáp
giới huyện Yên Thành phủ Diễn Châu, phía bắc giáp huyện Ngọc Sơn tỉnh Thanh Hoá.

Đông tây cách nhau 60 dặm. Nam bắc cách nhau 39 dặm.

Huyện có 4 tổng, gồm 86 xã, thôn, phường.

Nhân số các hạng: 4.293 người (trong đó binh đinh: 549 người).

Ruộng đất công tư các hạng, kể cả ruộng muối hiện nộp thuế: 7.032 mẫu 7 sào 7 thước 3 tấc 1
phân. Trong đó:

Ruộng: 6.425 mẫu 7 sào 14 thước 3 tấc 3 phân.
Đất: 552 mẫu 8 sào 13 thước 1 tấc 8 phân.
Ruộng muối: 54 mẫu 0 sào 3 thước 8 tấc.

Thuế hàng năm nộp bằng tiền, kể cả thuế muối quy ra tiền: 5.329 quan 8 tiền 2 đồng (tiền) 7 chinh.

Thuế hàng năm nộp bằng thóc: 4.226 hộc 2 bát 1 vốc 3 nắm.

Các tổng, xã:

1-Tổng Thanh Viên, 23 xã, thôn, phường:
1.Xã Thanh Viên 2.Xã Bào Hậu 3.Xã Thanh Sơn 4.Xã Nhân Sơn
5.Xã Tiên An 6.Xã Nhân Huống 7.Xã Đồng An 8.Xã Ngọc Lâm
9.Xã Ngọc Đoài 10.Thôn Ngọc Thanh 11.Thôn Bút Liễn 12.Thôn Đăng Trường
13.Thôn Văn Thai 14.Thôn Thanh Đoài 15.Thôn Thanh Đường 16.Thôn Phu Đức
17.Thôn Thọ Vực 18.Thôn Như Bá 19. Thôn Thuận Yên 20.Thôn Văn Phúc
21.Thôn Nhân Phong 22.Phường Hào Sơn 23. Phường Cầm Trường

2-Tổng Phú Hậu, 25 xã, thôn, phường, giáp, trại:
1.Xã Phú Nghĩa 2.Xã Phú Minh2 3.Xã Phú Đa3 4.Xã Phú Hậu4

5.Xã Ngũ Bào 6.Thôn Phú Lương5 7.Thôn Phú Long 8.Thôn Quỳnh Đôi
9.Thôn Quý Hoà 10.Thôn Thượng yên 11.Thôn Trung yên 12.Thôn Nghĩa Lý
13.Thôn Mạnh Sơn 14.Thôn Yên Điều 15.Thôn Ngọc Chi 16.Thôn Trung Lập
17.Thôn Ngọc Diệm 18.Thôn Trường Hậu 19.Giáp Phú Phong 20.Giáp Xuân úc

                                                     
1Huyện Quỳnh Lưu: Thời thuộc Minh là đất 3 huyện Quỳnh Lâm , Trà Thanh , Phù Lưu . Đời

Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt làm huyện Quỳnh Lưu thuộc phủ Diễn Châu. Năm
Minh Mệnh 21 (1840) tách một số xã sang huyện Nghĩa Đường mới lập. Nay là đất 2 huyện Quỳnh Lưu và
Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An.

2Xã Phú Minh: Đầu Nguyễn trở về trước là Hoàn Minh . Năm Gia Long 2 (1803) kiêng đồng âm chữ Hoàn
 (mẹ sinh Gia Long), đổi là xã Phú Minh .

3Xã Phú Đa: Đầu Nguyễn trở về trước là Hoàn Đa . Năm Gia Long 2 (1803) kiêng đồng âm chữ Hoàn, đổi
là xã Phú Đa .

4Tổng và xã Phú Hậu: Đầu Nguyễn về trước là xã Hoàn Hậu . Năm Gia Long 2 (1803) kiêng đồng âm chữ
Hoàn, đổi là Phú Hậu .

5Thôn Phú Lương: Đầu Nguyễn trở về trước là Hoàn Lương . Năm Gia Long 2 (1803) kiêng đồng âm chữ
Hoàn, đổi là thôn Phú Lương .
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21.Phường Phú Thọ 22.Phường Mộng Ngư 23.Phường Trúc Võng 24.Phường Thuận Nghĩa
25.Trại Thanh Dã

3-Tổng Hoàng Mai, 20 xã, thôn, phường:
1.Xã Hương Cần 2.Xã Hoàng Mai 3.Xã Thọ Mai 4.Xã Vụ Duyệt
5.Xã Kim Lung 6.Thôn Hương Cần 7.Thôn Hữu Lập 8.Thôn Hải Lễ
9.Thôn Đông Hồi 10.Thôn Vĩnh Lộc 11.Thôn Thiện Kỵ 12.Thôn Dị Nậu
13.Thôn Quý Vinh 14.Thôn Yên Phú 15.Thôn Bảo Yên 16.Thôn Bảo Sơn
17.Thôn Yên Hoà 18.Thôn Thọ Vinh 19.Phường Ngọc Huy 20.Phường Thuỷ cư

4-Tổng Quỳnh Lâm, 18 xã, thôn, giáp:
1.Xã Phú Mỹ 2.Xã Tam Lễ 3.Xã Thạch Động 4.Xã Quỳnh Văn
5.Xã Thạch Cầu 6.Xã Quỳnh Tụ 7.Xã Tiên Đội 8.Xã Quỳnh Lâm
9.Thôn Xuân Thọ 10.Thôn Lam Cầu 11.Thôn Xuân Hoà 12.Thôn Mỹ Hoà
13.Thôn Thạch Cầu 14.Thôn Thọ Trường 15.Thôn Phong Hậu 16.Thôn Xuân Lộc
17.Giáp Hữu Vĩnh 18.Giáp Mỹ Lộc

Phong tục:

Trong huyện hạt phong tục thuần phác, kiệm ước, sĩ nông đại khái không chênh lệch mấy. Những
nơi gần núi dân làm nghề săn bắn, than củi. Dân ven biển chở thuyền đi buôn.

Theo đạo Thiên chúa toàn tòng thì ở thôn Mạnh Sơn, thôn Trung Yên, thôn Yên Hoà, phường Trúc
Võng, phường Thuận Nghĩa, phường Cầm Trường, trại Thanh Dã. Gián tòng: xã Tiên Yên, xã Thanh
Sơn, thôn Ngọc Thanh, xã Nhân Huống, thôn Đăng Trường, thôn Văn Thai, thôn Quý Vinh, thôn Hữu
Lập, thôn Vĩnh Yên.

Sản vật:

Thôn Quỳnh Đôi tổng Phú Hậu có nghề dệt lụa mỏng. Núi Tùng Sơn ở xã Quỳnh Tụ tổng Quỳnh
Lâm sản nhựa thông. Cửa Thơi, cửa Quèn, cửa Cờn nhiều mắm muối.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa phùn, mùa hè lộng gió nam, nóng gắt, mùa thu mưa dầm. Mùa đông lộng gió
bấc rét buốt. Tháng 5 thu hoạch khoai đậu, tháng 10 bắt đầu gặt lúa thu.

Núi lớn:

Trong huyện hạt núi non trập trùng, ba mặt đều núi, một mặt là biển. Núi có tên thì có Quy Sơn
(núi Rùa) ở Phú Lương, Mã Sơn (núi Ngựa) ở Tiên yên, Long Sơn (núi Rồng) ở Mạnh Sơn, Tượng Sơn
(núi Voi) ở Ngọc Diệm. Các núi khác như Văn Sơn (núi Văn), Bảng Sơn (núi Bảng) v.v... đều là những
núi nhỏ, ngọn thấp, nhưng cũng là núi thuộc bản huyện.

Sông lớn:

-Một dòng sông lớn là sông Hoàng Mai, từ bến Nghi chảy xuống, qua bến đò Hoàng Mai chảy ra
cửa Cờn, dài 18 dặm 7 trượng, rộng 17 trượng, triều lên sâu 1 trượng; triều xuống sâu 7 thước.

-Một một đoạn sông nhỏ, gọi là Kênh My, dài 20 dặm 45 trượng, rộng 12 thước, triều lên sâu 5
thước 5 tấc, triều xuống sâu 3 thước.

-Một một đoạn sông nhỏ, gọi là Kênh Dâu, dài 9 dặm 50 trượng, rộng 10 trượng. Triều lên sâu 3
thước, triều xuống sâu 1 thước 5 tấc.

-Một dòng sông nhỏ từ chỗ ngã ba [Thổ Hậu] chảy ra cửa Quèn, dài 24 dặm 97 trượng, rộng 12
trượng. Triều lên sâu 3 thước 6 tấc, triều xuống sâu 1 thước 6 tấc.

-Một dòng sông nhỏ, từ xã Trường Hậu, qua cầu Giát chảy ra cửa Thơi, dài 16 dặm 88 trượng, rộng
2 trượng. Triều lên sâu 3 thước, triều xuống sâu 1 thước 5 tấc.
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Danh thắng:

Trong huyện hạt không có nhiều danh thắng. Duy ở cửa Cờn có đền Đại Càn (đền Cờn) ở thôn
Hương Cần. Đời Trần, vua Anh Tông sắc cho quan Hữu ti (bộ Lễ) cất dựng thêm đền miếu. Từ đời
Trần đến nay, thần đền Cờn đã nhiều lần được phong tặng. Mỗi khi trong huyện gặp hạn hán lụt lội,
bệnh tật, dân chúng đến cầu đảo phần nhiều đều thấy linh ứng. Hàng năm đến mùa đông tháng chạp có
hội đua thuyền, dân bản huyện tụ họp vui chơi đến mười ngày mới tan hội.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ cầu Giát huyện Yên Thành đi ra phía bắc đến khe Nước Lạnh giáp huyện
Ngọc Sơn tỉnh Thanh Hoá, dài 29 dặm 45 trượng, rộng 1 trượng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua sông Hào đến xã Phú Nghĩa rồi ra cửa Quèn, dài
13 dặm 14 trượng, rộng 5 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến thôn Xuân Thọ giáp phủ Quỳ Châu, dài 39 dặm 110
trượng, rộng 5 thước.

Đền miếu:

Đền thờ thần Cần Hải1 ở xã Hương Cần.

Đồn ải:

-Đồn cửa Thơi: ở thôn Văn Thai xã Thanh Viên.

-Đồn cửa Quèn: ở thôn Nghĩa Lý xã Phú Nghĩa.

-Đồn cửa Cờn: ở thôn Hương Cần xã Hương Cần.

-Bảo Vĩnh Lộc: ở thôn Vĩnh Lộc xã Hương Cần.

Phủ đức thọ

Phủ hạt ở về phía nam thành tỉnh, phủ kiêm lý huyện La Sơn, thống hạt 4 huyện: Hương Khê,
Hương Sơn, Can Lộc, Nghi Xuân.

Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Yên Trung tổng Việt Yên huyện La Sơn, chung quanh đắp thành đất cao 2
thước 5 tấc, bên trên trồng tre. Mặt trước mặt sau đều dài 30 trượng, hai bên tả hữu đều dài 27 trượng,
chu vi 114 trượng. Mặt trước phủ thành trông về phía tây nam. Trong thành có một toà công đường 3
gian 2 chái, toạ cấn hướng khôn. Mở một cửa ở mặt tiền. Công đường và mái cổng đều lợp tranh.

Phủ hạt2 phía đông giáp biển, phía tây giáp địa giới hai huyện Cam Môn, Cam Cát, phía nam giáp
địa giới đạo Hà Tĩnh, phía bắc giáp huyện Thanh Chương.

Đông tây cách nhau 163 dặm. Nam bắc cách nhau 50 dặm.

Huyện La Sơn3 do phủ kiêm lý:

                                                     
1Đền Cần Hải: tức đền Cờn.
2Phủ Đức Thọ : Tên xưa là phủ Đức Quang , thành lập và đặt tên năm Quang Thuận 10 (1469)

đời Lê Thánh Tông, gồm 6 huyện: Thiên Lộc, La Sơn, Chân Phúc, Thanh Chương, Hương Sơn, Nghi Xuân. Các
triều sau đều theo thế. Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi là phủ Đức Thọ . Năm Minh Mệnh 7 (1826) tách
2 huyện Thanh Chương, Chân Lộc [trước là Chân Phúc] sang phủ Anh Sơn. Đời Tự Đức, năm 1867 tách đất 2
huyện La Sơn và Hương Sơn lập thêm huyện Hương Khê, tất cả là 5 huyện. Nay là đất các huyện Đức Thọ,
Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê và các xã phía bắc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.

3Huyện La Sơn: Thời thuộc Minh là huyện Chi La ; đầu đời Lê đổi tên là huyện La Giang . Đời Lê
Trung hưng, kiêng huý chúa Trịnh Giang (1729-1740) đổi là La Sơn . Năm Tự Đức 20 (1867) tách 2 tổng
Tự Đồng và Thượng Bồng sang huyện Hương Khê mới lập, đến đời Đồng Khánh còn 5 tổng gồm 53 xã, thôn,



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh nghệ an

1255

Đông tây cách nhau 29 dặm. Nam bắc cách nhau 22 dặm.

Nhân số các hạng: 6.040 người (trong đó binh đinh: 814 người).

Ruộng đất công tư các hạng hiện nộp thuế: 8.523 mẫu 2 sào 1 thước 3 tấc 4 phân.

Trong đó:
-Ruộng: 6.229 mẫu 0 sào 2 thước 9 tấc 1 phân.
-Đất: 2.294 mẫu 1 sào 13 thước 4 tấc 3 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.554 quan 9 tiền 32 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4.541 hộc 3 thưng 7 vốc.

Huyện gồm 5 tổng, tất cả 53 xã, thôn, phường, trang:

1-Tổng Việt Yên, 19 xã, thôn:
1.Xã Việt yên Hạ 2.Thôn Đông Thái xã Yên Đồng 
3.Thôn Yên Hội xã Yên Đồng 4.Thôn Yên Nội xã Yên Đồng 
5.Xã Yên Trung 6.Xã Nghĩa Yên 7.Thôn Định Trường1 8.Xã Cẩn Kỵ
9.Thôn Vĩnh Khánh xã Việt yên Thượng 10.Thôn Ninh Thái xã Việt yên Thượng
11.Thôn Cửu Yên xã Việt yên Thượng 12.Thôn Vạn Phúc Trung xã Việt yên Thượng
13.Thôn Vạn Phúc Đông xã Việt yên Thượng 14.Thôn Trường Xuân xã Việt yên Thượng
15.Thôn Văn Hội xã Việt yên Thượng 16.Thôn Thọ Tường xã Việt yên Thượng
17.Thôn Thọ Ninh xã Việt yên Thượng 18.Thôn Yên Phú xã Yên Thái
19.Thôn Yên Mỹ xã Yên Thái

2-Tổng Yên Hồ, 8 xã, thôn:
1.Thôn Thượng Tứ xã Bùi Xá 2.Thôn Triều Đông xã Bùi Xá
3.Thôn Hạ Tứ xã Bùi Xá 4.Xã Nhân Thọ 5.Xã Yên Thọ
6.Thôn Nội Diên xã Yên Hồ 7.Thôn Yên Phúc xã Yên Hồ
8.Xã Lãng Ngạn

3-Tổng Thịnh Quả2, 7 xã, thôn, phường:
1.Xã Thịnh Quả3 2.Thôn Đa Lộc xã Nam Ngạn 
3.Thôn Minh Hoà xã Nam Ngạn 4.Xã Vĩnh Đại
5.Thôn Yên Cư xã Ngũ Lộc 6.Thôn Phú Vinh xã Ngũ Lộc
7.Phường Yên Trúc

4-Tổng Văn Lâm4, 14 xã, thôn, trang:
1.Xã Văn Lâm5 2.Thôn Hữu Chế 3.Thôn Hậu 4.Thôn Tiền
5.Xã Yên Vượng 6.Thôn Cổ ích xã Cổ Ngu
7.Thôn Trung Lễ xã Cổ Ngu 8.Thôn Đông Khê xã Cổ Ngu
9.Thôn Thuỵ Vân xã Cổ Ngu 10.Xã Thanh Lãng
11.Thôn Quang Chiêm xã Quang Chiêm1 12.Thôn Thái yên xã Quang Chiêm

                                                    
phường, trang. Nay chủ yếu là đất huyện Đức Thọ và một số xã tây bắc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.

1Nguyên chú: Thiên chúa giáo toàn tòng, thuộc xã Nghĩa Yên, nhưng dùng con dấu riêng.
2Xem chú sát dưới.
3Tổng (và xã) Thịnh Quả: Từ đầu Nguyễn về trước là tổng (và xã) Thịnh Cảo. Đời Minh Mệnh (1834) kiêng chữ

Cảo  (biệt huý của Gia Long), đổi là Thịnh Quả .
4Xem chú sát dưới.
5Tổng (và xã) Văn Lâm: Từ đời Minh Mệnh về trước là tổng (và xã) Hoa Lâm . Năm 1841 kiêng chữ Hoa

(tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Văn Lâm .
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13.Thôn Gia Thịnh xã Quang Chiêm 14.Trang Đồng Cần

5-Tổng Lai Thạch, 5 xã:
1.Xã Lai Thạch 2.Xã, thông Lưu 3.Xã Thường Nga 4.Xã Nguyệt áo
5.Xã Phúc Hải

Bốn huyện thống hạt: Hương Khê, Hương Sơn, Nghi Xuân, Can Lộc, gồm 24 tổng:

Huyện Hương Khê, 5 tổng:
1.Tổng Hương Khê 2.Tổng Phương Điền 3.Tổng Chu Lễ 4.Tổng Phúc Lộc
5.Tổng Quy Hợp

Huyện Hương Sơn, 7 tổng:
1.Tổng Đỗ Xá 2.Tổng An ấp 3.Tổng Dị ác 4.Tổng Du Đồng
5.Tổng Hữu Bằng 6.Tổng Đồng Công 7.Tổng Thượng Bồng

Huyện Can Lộc, 7 tổng:
1.Tổng Minh Lương 2.Tổng Độ Liêu 3.Tổng Nội Ngoại 4.Tổng Canh Hoạch
5.Tổng Nga Khê 6.Tổng Phù Lưu 7.Tổng Vĩnh Luật

Huyện Nghi Xuân, 5 tổng:
1.Tổng Phan Xá 2.Tổng Tam Đăng 3.Tổng Xuân Viên 4.Tổng Cổ Đạm
5.Tổng Đan Hải

Phong tục:

Phong tục trong phủ hạt chuộng chất phác, tiết kiệm. Kẻ sĩ chăm chỉ học hành. Dân chúng cần cù lo
việc nông tang. Ngày tết Nguyên đán cúng tổ tiên, có tổng 1 ngày, có tổng 3 ngày, thân thích bè bạn đi
lại chúc mừng năm mới đều có khoản đãi cơm rượu. Tết Đoạn ngọ (mồng 5 tháng năm), tết Trung
nguyên (rằm tháng bảy) các nhà thường dọn cỗ bàn cúng gia tiên. Việc thờ thần ở các tổng xã thì hàng
năm vào tháng giêng có lễ tế đầu xuân, tháng sáu tế kỳ phúc (cầu phúc), đều có xôi thịt kính tế. Duy
tổng Quy Hợp gần vùng dân tộc thiểu số, áo quần thường mặc cũng hơi khác so với các nơi trong phủ
hạt.

Sản vật:

Trong phủ hạt nhiều lúa hè, ít lúa thu. Đất đai khô cằn, trồng nhiều ngô, khoai, đậu để làm lương
thực. Tổng Quy Hợp gần vùng sơn cước, dân thường đi lấy mật ong. Huyện Hương Sơn trồng nhiều
cau, xã Yên Đồng huyện La Sơn có nghề chằm nón. Xã Việt yên Hạ buôn tơ dệt lụa. Xã Vĩnh Luật tổng
Vĩnh Luật chuyên làm muối. Xã Cổ Đạm tổng Cổ Đạm huyện Nghi Xuân làm nồi đất.

Khí hậu:

Mùa xuân phần nhiều trời quang mây tạnh, mùa hè nắng nhiều, mùa thu mưa nhiều, mùa đông rét
nhiều. Từ tháng ba cho đến tháng sáu là mùa gió nam thổi mạnh, cây cỏ lúa má thường bị khô héo. Từ
tháng bảy đến tháng chín thường có mưa to gió lớn, lũ lụt nhiều ngày, nước mưa từ vùng núi đổ xuống
gây ngập úng, vụ lúa thu thường bị thiệt hại. Mùa màng mỗi năm hai vụ: Tháng mười một gieo mạ,
tháng tư mùa hè năm sau lúa chín; tháng sáu gieo mạ, tháng mười mùa đông lúa chín. Ngoài ra rải rác
các nơi còn có giống lúa tam ngoạt (lúa tháng ba), bát ngoạt (lúa tháng tám), nhưng cũng không được
bao lăm.

Núi lớn:

Cả năm huyện trong phủ hạt đều có núi. Kể những núi có tên:

                                                    
1Xã (và thôn) Quang Chiêm: Đầu Nguyễn là xã (và thôn) Quang Chiêu . Đầu đời Thành Thái, kiêng tên huý

vua Thành Thái (Nguyễn Phúc Chiêu), đổi là Quang Chiêm .
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Huyện La Sơn có núi Kim Quy (núi Rùa Vàng) và núi Mã yên (núi Yên Ngựa) ở xã Việt yên
Thượng; ở địa phận hai xã Việt yên Hạ và Yên Đồng có núi Châu Sơn (núi Son), Mặc Sơn (núi Mực),
Tùng Sơn (núi Thông); ở xã Yên Ninh tổng Văn Lâm có núi Long Mã Phụ Đồ.

Huyện Hương Khê có núi Khai Trướng (núi Giăng Màn).

Huyện Can Lộc có núi Hồng Lĩnh (nửa núi thuộc huyện Nghi Xuân).

Huyện Nghi Xuân có núi Quỳnh Nhai, núi Hồng Lĩnh (nửa núi thuộc huyện Can Lộc).

Sông lớn:

-Hai dòng sông lớn: Một dòng bắt nguồn từ núi Khai Trướng (núi Giăng Màn) đổ xuống, qua sông
Phố huyện Hương Sơn, một dòng [cũng] bắt nguồn từ núi Khai Trướng (núi Giăng Màn) đổ xuống,
qua Thâm Giang (sông Ngàn Sâu) huyện Hương Khê, cùng chảy vào hợp dòng ở sông Tam Soa, dài
272 dặm. Trong đó:

Sông Phố (Phố Giang) dài 50 dặm, rộng trên dưới 5 trượng.

Sông Ngàn Sâu (Thâm Giang) dài 220 dặm, rộng 3 trượng.

-Một dòng sông thuộc huyện La Sơn, từ sông Tam Soa đổ xuống, chảy về đông, qua các tổng Việt
Yên, Yên Hồ, Thịnh Quả đến hợp dòng với sông Lam, dài 7 dặm, rộng 65 trượng. Triều lên sâu 9
thước, triều xuống sâu 5 thước, đều là nửa sâu nửa nông. Riêng ở đoạn sông chảy qua chợ Thượng
thôn Trường Xuân tổng Việt Yên [Thượng] hơi nông: triều lên chỉ sâu 5 thước, triều xuống chỉ sâu 3
thước.

-Một dòng sông nhỏ từ xã Lãng Ngạn chảy qua các xã, thôn Hạ Tứ, Yên Thọ, Nhân Thọ, Nội Diên,
Đò Hào chảy đến bến đò Phù Thạch trên sông Lam ở xã Vĩnh Đại, dài 5 dặm; triều lên sâu 7 thước,
triều xuống sâu 3 thước, rộng 7 trượng.

-Một dòng sông nhỏ từ bến đò Hào, qua Gia Thịnh, Đồng Cần, Phúc Hải, Nguyệt áo chảy vào sông
Ngạn Giang (sông NghÌn), dài 9 dặm. Triều lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 3 thước, rộng 7 trượng 2
thước.

-Một dòng sông nhỏ từ bến đồn Minh Lương qua các xã, thôn Minh Hoà, Vĩnh Đại, Yên Cư chảy
đến chợ Chế bên sông Lam, dài 2 dặm, triều lên sâu 6 thước, triều xuống sâu 3 thước, đều là nửa sâu
nửa nông. Riêng đoạn sông chảy qua thôn Yên Cư triều lên sâu 2 thước 5 tấc, triều xuống sâu 1 thước
5 tấc, rộng 12 trượng.

Danh thắng:

ở xã Việt yên Hạ có núi Tùng (Tùng Sơn), trên núi có đền Linh Cảm1 và miếu Cao Các. Dưới núi
ấy, ở chỗ bến đò Tam Soa có một cái vực sâu, bên vực có một tảng đá to có thể ngồi được 6, 7 người,
từ xưa người ta vẫn thường gọi đó là đá Thi Đàn (Thi đàn thạch), ngày nay vẫn còn.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua các xã Yên Đồng, Việt Yên đến bến đò ngang Tam
Soa, dài 2 dặm 1 trượng, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua tổng Thịnh Quả đến giáp các thôn Nam Kim, Thọ
Toán huyện Thanh Chương, đi thông ra tỉnh lỵ; dài 5 dặm 12 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua [các xã, thôn] Lãng Ngạn, Yên Thọ, Nhân Thọ,
Nội Diên, Đò Hào, đến bến đò Phù Thạch ở xã Vĩnh Đại, thông ra tỉnh lỵ; dài 7 dặm, rộng chừng 3-4
thước không đều nhau.

                                                     
1Ngv. Linh Cảm miếu , ngb. chép nhầm chữ Cảm thành ra chữ Hàm .
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-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông nam, qua [các xã, thôn] Nghĩa yên, Định Trường,
Thượng Tứ, Triều Đông, Hạ Tứ, Nhân Thọ, Quang Chiêm, qua cầu Chợ Trúc, đến bến đò ngang Đồng
Cần-Gia Thịnh, giáp trạm Độ Liêu huyện Can Lộc; dài 7 dặm 15 trượng, rộng 4 thước.

Đền miếu:

Huyện La Sơn: 

-Miếu Hoàng thái hậu nhà Trần: ở thôn Thọ Tường xã Việt Yên Thượng.

-Miếu Hoàng thái hậu nhà Lê: ở trang Đồng Cần tổng Văn Lâm.

-Miếu Hoàng thái hậu nhà Lê: 1 miếu ở xã Cẩn Kỵ; 1 miếu ở xã Thịnh Quả.

-Miếu Thành hoàng Tam Toà: 1 miếu ở xã Nhân Thọ, 1 miếu ở thôn Quang Chiêm.

-Miếu bốn vị Thượng đẳng phúc thần: ở thôn Hạ Tứ.

-Miếu Cao Sơn Cao Các: [ở địa giới] 3 xã, thôn Nội Diên, Nguyệt áo, Yên Vượng.

-Miếu Cao Sơn Hiệu linh: [ở địa giới] 3 thôn Thông Lưu, Nguyệt áo, Lai Thạch.

-Miếu Cao Các Trấn tĩnh: ở 6 xã, thôn Việt yên Thượng, Việt yên Hạ, Yên Trung, Vĩnh Khánh, Nội
Diên, Yên Phúc.

-Miếu Cao Các Hộ quốc: ở xã Lãng Ngạn.

-Miếu Cao Các Hiệu sơn: ở xã Vĩnh Đại.

-Miếu Cao Các Phù vận: ở thôn Quang Chiêm.

-Miếu Cao Các Thổ sơn: ở thôn Trường Xuân.

-Miếu Liễu Hạnh Công chúa thượng đẳng: ở xã Thịnh Quả.

-Đền thần Tiên mẫu: ở địa phận hai xã Lai Thạch, Thường Nga.

-Đền thần Song đồng Ngọc nữ: ở địa phận hai xã Việt yên Hạ, Yên Trung.

-Đền thần Trần triều nghĩa sĩ uy linh trợ thuận: ở thôn Nội Diên.

-Đền thần Linh Cảm núi Tùng Sơn: ở núi Tùng xã Việt Yên Hạ.

-Đền thần Linh ứng núi ¤ Trà: ở thôn Nội Diên.

-Đền thần Phúc Giang thư viện: ở xã Lai Thạch.

Đền miếu ở bốn huyện thống hạt là Hương Sơn, Hương Khê, Nghi Xuân, Can Lộc: xem ghi riêng
về các huyện ấy.

Đồn ải:

-Cửa Tam Soa: ở bên sông xã Việt Yên Hạ.

Huyện hương sơn

Hương Sơn là huyện thống hạt thuộc phủ Đức Thọ.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Đỗ Xá tổng Đỗ Xá, xung quanh trồng tre gai, mỗi chiều dài 20 trượng,
chu vi 80 trượng. Có một cửa ở mặt tiền.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện La Sơn, phía tây giáp hai huyện Cam Môn, Cam Cát, phía nam
giáp huyện Hương Khê, phía bắc giáp huyện Thanh Chương.

                                                     
1 Huyện Hương Sơn: Đời Lý là hương Đỗ Gia . Thời thuộc Minh là huyện Thổ Hoàng . Đầu đời Lê

Thái Tổ gọi là huyện Đỗ Gia. Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông định bản đồ toàn quốc, đổi gọi
là Hương Sơn  thuộc phủ Đức Quang. Năm Tự Đức 20 (1867) tách 2 tổng Thổ Hoàng và Thổ Lỗi để
lập huyện Hương Khê; năm Kiến Phúc 1 (1884) bỏ huyện Hương Khê; năm Đồng Khánh 1 (1886) lập lại
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Đông tây cách nhau 95 dặm. Nam bắc cách nhau 77 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 50 xã, thôn.

Nhân số các hạng: 5.770 người (trong đó binh đinh: 738 người).

Ruộng đất công tư các hạng hiện nộp thuế: 14.949 mẫu 6 sào 5 thước 4 tấc 2 phân 1 ly.

Trong đó:
Ruộng: 7.003 mẫu 7 sào 11 thước 3 tấc 0 phân 2 ly.
Đất: 7.645 mẫu 0 sào 8 thước 2 tấc 1 phân 9 ly.

Thuế hàng năm nộp bằng tiền: 9.102 quan 6 tiền 30 đồng (tiền).
Thuế hàng năm nộp bằng thóc: 5.537 hộc 2 vốc 5 nắm.

Các tổng, xã:

1-Tổng Đỗ Xá, 9 thôn, phường:
1.Xã Đỗ Xá 2.Xã Hương Xa 3.Xã Dương Trai 4.Thôn Bảo Thịnh
5.Thôn Đông Trường xã Lạc Phố 6.Thôn Tứ Mỹ xã Lạc Phố
7.Thôn Trị An xã Lạc Phố 8.Thôn Phố Châu xã Lạc Phố
9.Phường Đỗ Gia

2-Tổng An ấp, 10 xã, thôn:
1.Thôn Văn Giang 2.Thôn Thịnh Xá 3.Thôn Gôi Mỹ 4.Thôn Bình Hoà
5.Thôn Xuân Trì 6.Thôn Thọ Lộc 7.Xã Tuần Lễ 8.Thôn Ninh Xá
9.Xã Phúc Dương 10.Thôn An Bài

3-Tổng Hữu Bằng, 6 xã, thôn, phường:
1.Xã Hữu Bằng 2.Xã Tình Di 3.Xã Tình Diệm 4.Xã Thuỷ Mai
5.Thôn Hậu Trạch 6.Phường Ngàn Phố

4-Tổng Dị ốc, 6 xã, thôn:
1.Thôn Long ốc xã Dị ốc 2.Thôn Sủng ốc xã Dị ốc
3.Thôn Huệ ốc xã Dị ốc 4.Xã Ân Phú 5.Xã Đôn Mỹ
6.Xã Tiên Lịch

5-Tổng Đồng Công, 7 xã, thôn:
1.Thôn Đồng Lạc 2.Thôn Đồng Hoà 3.Thôn Đồng Cường 4.Xã Phụng Công
5.Thôn Nhân Thi 6.Thôn Mỹ Xuyên xã Mỹ Hoà
7.Thôn Hoà An xã Mỹ Hoà

6-Tổng Du Đồng, 8 xã, thôn:
1.Xã Du Đồng 2.Thôn Chính Trung 3.Thôn Lãng Quang 4.Xã Lai Đồng
5.Thôn Văn Tân 6.Xã Đồng Văn 7.Thôn Cẩm Trang 8.Xã Ngũ Khê

7-Tổng Thượng Bồng, 5 xã:
1.Xã Thượng Bồng 2.Xã Hạ Bồng 3.Xã Phương Duệ1 4.Xã Yên Duệ
5.Xã Lễ Động

                                                    
huyện Hương Khê nhưng chỉ tách sang phần đất thuộc tổng Bào Khê và một phần tổng Thổ Lỗi; còn 2 tổng Du
Đồng và Thượng Bồng nguyên thuộc huyện La Sơn thì chuyển sang huyện Hương Sơn. Nay là huyện Hương
Sơn tỉnh Hà Tĩnh.

1Xã Phương Duệ: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Duệ . Năm 1841 kiêng huý chữ Hoa (tên huý mẹ
vua Thiệu Trị), đổi là Phương Duệ .
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Phong tục:

Phong tục trong huyện chuộng kiệm xẻn. Kẻ sĩ chăm việc học hành, dân chúng cần cù cày cấy. Còn
như việc thờ cúng thần thánh tổ tiên, khoản đãi tân khách bạn bè đều chỉ làm qua loa cho xong việc
chứ không chuộng sự sắm sửa bày trí.

Sản vật:

Trong huyện đất cao, khô, ruộng xấu nhiều sỏi đá. Thóc lúa chỉ có hai giống nếp tẻ mà thôi. Ngoài
ra khoai, củ, cau tươi cũng có nhưng không nhiều lắm.

Khí hậu:

Huyện hạt gần miền sơn cước, khí hậu khô hanh, bốn mùa phần nhiều đều có khí lam chướng.
Ruộng đất nhiều sỏi đá mà ít chất màu, đó cũng là do khí đất gây nên như thế. Sau tháng ba, gió nam
thổi mạnh, trời nóng như hun, đôi khi có mưa nhỏ nhưng chỉ chốc lát là tạnh. Mỗi khi gió đến, rừng
kêu ù ù, nghe như vạn tiếng sấm, có đợt kéo dài đến 3-4 ngày hoặc 7-8 ngày mới dứt. Khoảng tháng
tám, tháng chín trời thường âm u rồi gió đông bắc thổi tới. Gió đến mưa tạnh, gió tạnh mưa đến, cứ
thay nhau như thế suốt ngày. Cày cấy một năm hai vụ: tháng mười một xuống cấy, mùa hè tháng tư
năm sau lúa chín. Tháng sáu cấy, mùa đông tháng mười lúa chín. Đại khái cũng giống như các nơi
khác trong phủ.

Núi lớn:

Trong huyện hạt thì ở xã Tình Di có núi Đại Hàm. Từ thôn Văn Giang đến xã Tình Diệm có núi
Thiên Nhẫn một dãy. Xã Dị ốc có núi Kê Quan (núi Mào Gà). Xã Dương Trai có núi NÉm (còn có tên
là Kim Sơn).

Sông lớn:

-Một dòng sông lớn là sông Phố, từ núi Giăng Màn ở phía tây đổ xuống chảy về đông, đến ngã
sông Tam Soa, dài 50 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ núi Giăng Màn đổ xuống, qua Hà Trai, Hà Châu đến cửa tấn Hà Tân, dài 15 dặm,
rộng 4 trượng, sâu 3 thước.

Đoạn sông từ cửa tấn Hà Tân, qua các tổng Phúc Dương, An ấp đến cửa tấn Tam Soa, dài 35
dặm, rộng 5 trượng, sâu 5 thước.

-Một dòng sông lớn là sông Thâm Giang (sông Ngàn Sâu) từ núi Giăng Màn ở phía tây đổ xuống,
quanh co chảy lên phía bắc hợp lưu với sông Tam Soa, dài 19 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ núi Giăng Màn, qua sông Tiêm, sông Nỗ, sông Trai đến sông Bồng ở tổng
Thượng Bồng, dài 3 dặm, rộng 3 trượng, sâu 6 thước.

Đoạn sông từ sông Bồng qua các tổng Dị ốc, Đồng Công đến hợp dòng với sông Tam Soa, dài
16 dặm, rộng 7 trượng, sâu 7 thước.

Danh thắng:

Núi Đại Hàm: là núi trọng yếu trong bản huyện, từ núi Giăng Màn chạy về phía đông, nhiều ngọn
nhiều đèo trùng điệp, cây cối tươi tốt rợp trời. Sông Phố và sông Ngàn Sâu như hai dải đai lưng vòng
quanh ôm cuốn. Trên núi nhiều chim công. Sách Thuỷ kinh chú viết rằng: "Phía nam huyện Hàm Hoan
hươu nai đầy núi, tiếng kêu gọi bầy ầm vang bãi rừng, chim công bay lượn chật núi rợp trời". Đó là nói
về vùng này vậy.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua xã Đỗ Xá đến giáp huyện La Sơn, dài 2 dặm, rộng
5 thước.
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-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua tổng Hữu Bằng đến tấn Hà Tân, thông đến Hà Trai
giáp hai huyện Cam Môn, Cam Cát, dài 69 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua các tổng Du Đồng, Thượng Bồng đến giáp xã Lâm
Thao huyện Hương Khê, dài 29 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến tổng An ấp gi̧ p giới huyện Thanh Chương, dài 2
dặm, rộng 5 thước.

Đền miếu:

-Đền thần Kim Lân (thần Lân Vàng): ở xã Đỗ Xá.

-Đền Cao Sơn thượng đẳng thần: ở xã Phụng Công.

Đồn ải:

-Tấn Hà Tân, ở địa phận xã Tình Diệm.

Huyện hương khê

Hương Khê là huyện thống hạt thuộc phủ Đức Thọ.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Chu Lễ. Thành huyện trồng tre làm rào, mỗi chiều dài 22 trượng, chu vi
88 trượng. Có một cửa ở mặt tiền.

Huyện hạt1 phía đông giáp giới đạo Hà Tĩnh, phía tây giáp đất Man Lạo (Lào), phía nam giáp giới
tỉnh Quảng Bình, phía bắc giáp huyện Hương Sơn.

Đông tây cách nhau 250 dặm. Nam bắc cách nhau 140 dặm.

Huyện có 5 tổng, gồm 39 xã, thôn, phường.

Nhân số các hạng: 2.266 người (trong đó binh đinh: 232 người).

Ruộng đất công tư các hạng hiện nộp thuế: 4.170 mẫu 8 sào 12 thước 9 tấc 5 phân 3 ly. Trong đó:
-Ruộng: 1.902 mẫu 7 sào 1 thước 9 tấc 9 phân 3 ly.
-Đất: 2.215 mẫu 1 sào 10 thước 9 tấc 6 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3.292 quan 3 tiền 51 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1.599 hộc 12 thưng 6 vốc 3 nắm.

Các tổng, xã:

1-Tổng Chu Lễ, 9 xã, thôn:
1.Xã Chu Lễ 2.Thôn Trung Định 3.Thôn Phúc ấm 4.Xã Loan Dã
5.Xã Xuân Lũng 6.Xã Nam Trạch 7.Xã Hà Linh 8.Xã Tri Bản
9.Xã Đông ấp

2-Tổng Phúc Lộc, 7 xã, thôn:
1.Thôn Bái Đức 2.Thôn La Khê 3.Xã Phúc Trạch 4.Xã Đô Khê
5.Xã Lộc An 6.Xã Thịnh Lạc 7.Xã Hà Đông

3-Tổng Phương Điền, 10 xã, thôn, phường:
1.Xã Phú Gia 2.Xã Thượng Bình 3.Xã Văn Đồng 4.Xã Trúc Lâm

                                                     
1 Huyện Hương Khê : Thành lập năm Tự Đức 20 (1867) do tách từ huyện Hương Sơn 2 tổng (Thổ Hoàng

và Thổ Lỗi) và La Sơn 2 tổng (Tự Đồng và Thượng Bồng) để lập huyện Hương Khê; năm Kiến Phúc 1 (1884)
bỏ huyện Hương Khê; năm Đồng Khánh 1 (1886) lập lại huyện Hương Khê nhưng chỉ tách sang phần đất
thuộc tổng Bào Khê và một phần tổng Thổ Lỗi. Nay là huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh.
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5.Xã Phương Điền 6.Xã Mỹ Khê 7.Phường Phương Tân 8.Phường Khả Gia
9.Xã Phúc Hội 10.Thôn Phương Trạch

4-Tổng Hương Khê, 7 xã, thôn:
1.Thôn Khê Thượng 2.Thôn Đan Trai 3.Xã Vân Cù 4.Xã Hương Thụ
5.Xã Hương Khê 6.Xã Lâm Thao 7.Xã Hoà Duyệt

5-Tổng Quy Hợp, 4 xã:
1.Xã Trừng Thanh 2.Xã Chúc A 3.Xã Vụ Bản 4.Xã Vụ Quang

(Lại còn có 2 xã nữa là xã Họa Cẩm và xã Trà Lũ, nhưng từ trước đã xiêu dạt, nay những dân còn
lại trôi nổi cư tụ ở gần biên giới).

Phong tục:

Dân tục chất phác quê mùa, kiệm xẻn. Phàm việc ăn mặc, cưới xin ma chay không ưa xa xỉ, ít có
văn học. Dân đồng bãi siêng năng việc cày cấy dâu tằm. Dân ven núi đốt rẫy trồng trỉa, làm nghề sơn
tràng để sinh sống.

Sản vật:

Các xã miền núi thuộc tổng Quy Hợp có sáp ong, mật ong, hàng năm đến khoảng tháng 5-6, người
Man đi lấy đem về các xã, thôn trong bản tổng bán hoặc đổi hàng hoá để lấy tiền nộp thuế. ở sơn phận
các xã Chu Lễ, Xuân Lũng tổng Chu Lễ, Đô Khê, Phúc Trạch, Hà Đông tổng Phúc Lộc nhiều nơi có
quặng sắt. Nhưng chất sắt vùng này dòn cứng dễ gãy. Riêng sắt ở núi Lung xã Hà Đông là thứ sắt cứng
mà dẻo.

Khí hậu:

Mùa xuân tháng hai, tháng ba trời vẫn còn rét. Mùa hè tháng năm, tháng sáu nắng nóng oi bức. Các
tháng mùa thu (bảy, tám, chín) thường nổi mưa to gió lớn, nước lũ ở các khe suối dâng tràn, lúa má
phần nhiều bị hư hại. Các tháng mùa đông (mười, mười một, chạp) trời rất rét. Đó là do địa thế cao mà
vùng núi nhiều khí lam chướng vậy.

Núi lớn:

Trong huyện hạt núi non khe suối trùng điệp nối nhau. Kể những núi có tiếng thì ở tổng Quy Hợp
giáp đất Lào có núi Khai Trướng (Giăng Màn). Hình núi cao che kín một phía trời như tấm bình phong
căng chắn.

ở thôn Bái Đức tổng Phúc Lộc có núi Thống Lệnh. Hình núi giống như chữ "hoả", có 9 ngọn nhô
lên như cây cờ.

Sông lớn:

-Một dòng là sông Thâm Giang (Ngàn Sâu), bắt nguồn từ sông Chăn, đổ xuống về phía bắc, qua
sông Tiêm, sông Nỗ, sông Trai chảy đến sông Bồng thuộc tổng Thượng Bồng huyện Hương Sơn, dài
222 dặm, trong đó:

Đoạn từ sông Chăn đến thôn La Khê dài 100 dặm, rộng 2 trượng, sâu 2 thước 5 tấc.
Đoạn sông từ xã Phúc Trạch đến xã Lâm Thao tiếp giáp sông Bồng ở tổng Thượng Bồng huyện

Hương Sơn dài 122 dặm, rộng 3 trượng 2 thước, sâu 3 thước 5 tấc.

-Một dòng là sông Tiêm Giang, bắt nguồn từ Ngàn Trụ đổ xuống, phân dòng chảy về phía bắc, qua
xã Lộc An rồi hợp lưu với sông Chăn, dài 50 dặm, rộng 2 trượng, sâu 2 thước 4 tấc.

-Một dòng là sông Nỗ Giang, bắt nguồn từ Quỳ Châu đổ xuống, chảy về phía bắc, qua xã Tri Lễ
đến chợ Trúc xã Trúc Lâm hợp lưu với sông Ngàn Sâu, dài 62 dặm, rộng 2 trượng, sâu 2 thước 5 tấc.
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-Một dòng là sông Trai Giang, bắt nguồn từ xã Vụ Quang đổ xuống, chảy về phía bắc, qua thôn
Khê Thượng đến xã Lâm Thao hợp lưu với sông Ngàn Sâu, dài 72 dặm 3 trượng; rộng 2 trượng 5
thước, sâu 3 thước 3 tấc.

Danh thắng:

-Suối Vũ Môn (Vũ Môn tuyền) ở trên núi Giăng Màn, từ trên đỉnh có thác nước đổ xuống dựng
đứng. Hàng năm đến ngày 8 tháng tư mây mưa u ám, tục truyền cá hoá rồng ở đây, cho nên gọi là Vũ
Môn. Nơi đây chưa từng có vết chân người lên tới. Duy chỉ có người Lào đi lấy trầm hương có khi đến
phía dưới suối ấy mà thôi.

-Đầm Bách Linh: ở địa phận xã Phú Gia. Giữa một khoảnh gò núi bằng phẳng rộng chừng hai sào,
đất tự nhiên sâu xuống thành một cái đầm, tục gọi là đầm Rừng Sụt (Trầm Lâm đầm). Trên bờ đầm có
một ngôi đền. Dưới đầm mờ mờ thấy có đá ngầm. Nước rất sâu, chừng như không đáy.

-Đỉnh Đá Bạc (Bạch Thạch phong): ở địa phận xã Hoạ Cẩm tổng Quy Hợp. Một dãy núi nằm
ngang trắng xoá như bạc, có đường đi sâu vào trong núi thông sang Vạn Tượng1. Người ta nói nơi ấy
rất thiêng, người qua lại không dám ngước nhìn.

Đường đi:

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi qua các xã Văn Đồng2, Trúc Lâm, Hà Linh đến Truông Bát
thông sang giáp huyện Thạch Hà thuộc đạo Hà Tĩnh, dài 50 dặm, rộng 2 thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua các xã Phúc ấm, Phú Gia, Trừng Thanh đến các
xã Hoạ Cẩm, Trà Lũ giáp đất Man Lạo (Lào), dài 200 dặm, rộng 2 thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua các xã Chu Lễ, Lộc An, Đô Khê, Phúc Trạch,
La Khê, Bái Đức, đến giáp giới hai sách Thanh Lãng, Kim Lũ tỉnh Quảng Bình, dài 80 dặm, rộng 2
thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua các xã Văn Đồng, Trúc Lâm, Phương Điền,
Mỹ Khê, đến các xã Hoà Duyệt, Lâm Thao giáp xã Thượng Bồng tổng Thượng Bồng huyện Hương
Sơn, dài 60 dặm, rộng 2 thước.

Đền miếu:

-Đền Cao Sơn Cao Các thượng đẳng thần: ở thôn Trung Định, dân bản thôn phụng thờ.

-Đền thờ 4 vị thượng đẳng thần: ở xã Phúc Trạch, do dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Trà Sơn Hộ quốc thượng đẳng thần: ở xã Chu Lễ, do dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Đông Hải Kim Long (thần Rồng Vàng biển Đông): ở xã Hà Đông, do dân bản xã phụng
thê.

-Đền thờ Thuỷ Tinh Công chúa: ở xã Chu Lễ, do dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ thần ốc Giang (ốc Giang linh ứng thần từ): ở xã Hương Khê, do dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ Tam Toà Thành hoàng trung đẳng thần: ở xã Trúc Lâm, do dân bản xã phụng thờ.

-Đền thờ thần Khai sơn phá thổ: ở xã Phúc Hội, do dân bản tổng phụng thờ.

Đồn ải:

Đồn Quy Hợp: ở địa phận xã Trừng Thanh.

                                                     
1Vạn Tượng: tức Viên Chăn (CHDCND Lào).
2Ngv. chép: Đồng Văn, đúng tên xã này ở trên và dưới đã chép là Văn Đồng.
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Huyện Nghi xuân

Nghi Xuân1 là huyện thống hạt thuộc phủ Đức Thọ.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Uy Viễn tổng Phan Xá, bốn phía có luỹ tre. Phía đông và phía tây mỗi
chiều dài 9 trượng 5 thước. Phía nam và phía bắc mỗi chiều dài 15 trượng 5 thước. Có một cửa ở mặt
tiền.

Huyện hạt phía đông giáp biển cả, phía tây giáp hai huyện La Sơn và Hưng Nguyên, phía nam giáp
huyện Can Lộc, phía bắc giáp huyện Chân Lộc [Nghệ An].

Đông tây cách nhau 25 dặm. Nam bắc cách nhau 15 dặm.

Huyện có 5 tổng, gồm 40 xã, thôn, trang, phường.

Nhân số các hạng: 4.249 người (trong đó binh đinh: 521 người).

Ruộng đất công tư và ruộng muối các hạng hiện nộp thuế: 3.240 mẫu 2 sào 5 thước 1 tấc 3 phân.
Trong đó:

-Ruộng và ruộng muối: 2.647 mẫu 6 sào 14 thước 5 phân.
-Đất: 591 mẫu 5 sào 6 thước 8 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền và thuế muối quy nộp bằng tiền: 4.549 quan 1 tiền 4 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2.094 hộc 21 thưng 6 vốc.

Các tổng, xã:

1-Tổng Phan Xá, 5 xã:
1.Xã Phan Xá 2.Xã Uy Viễn 3.Xã Mỹ Dương 4.Xã Tiên Điền
5.Xã Tiên Bào

2-Tổng Xuân Viên2, 6 xã, thôn:
1.Xã Xuân Viên3 2.Xã Tả Ao 3.Xã Khải Mông 4.Xã Tiên Kiều
5.Thôn Cộng Khánh 6.Thôn Bảo Lâm4

3-Tổng Tam Đăng5, 15 xã, thôn, phường:
1.Xã Tam Đăng6 Thượng 2.Xã Tam Đăng Hạ 3.Xã Quả Phẩm7

4.Thôn Xuân Nha 5.Xã Lộc Châu (Thợ đóng thuyền)
6.Thôn Xuân Giang (Thợ đấm8) 7.Thôn Xuân Thuỷ (Thợ đấm)

                                                     
1Huyện Nghi Xuân: Thời thuộc Hán là đất huyện Hàm Hoan, thuộc Minh là đất huyện Nha Nghi  phủ

Nghệ An (PĐĐC: xưa cùng với Chân Lộc là đất huyện Nghi Chân ). Đời Lê Thánh Tông năm Quang
Thuận 10 (1469) đổi là huyện Nghi Xuân  thuộc phủ Đức Quang (từ 1822 là phủ Đức Thọ). Nay là
huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.

2Xem chú sát dưới.
3Tổng và xã Xuân Viên: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Viên . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa,

đổi là Xuân Viên .
4Từ đầu Nguyễn trở về trước là thôn Cồn Mộc, cồn này ở giữa sông Lam.
5Xem chú sát dưới.
6Tổng và xã Tam Đăng: Từ đầu Nguyễn là tổng và xã Tam Chế . Từ năm Tự Đức 6 (1853) kiêng dùng từ

tôn quý, đổi là Tam Đăng .
7Xã Quả Phẩm: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Phẩm . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi là

Quả Phẩm .
8Ngv.: Đấm tượng (thợ đấm). Đấm là từ Việt cổ, có 2 nghĩa  Đánh (bằng nắm tay)  Đập vật nhọn xuống
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8.Thôn Phú Giang 9.Thôn Trung Sơn 10.Thôn Yên Xứ
11.Thôn Yên Lạc Thượng 12.Thôn Gia Hoà1 13.Thôn Trung Lộc
14.Phường Thổ Châu 15.Thôn Đăng Xuân (Thuỷ cư)

4-Tổng Cổ Đạm, 8 xã, thôn, trang:
1.Xã Cổ Đạm 2.Xã Phú Trang 3.Xã Cương Gián 4.Xã Động Gián
5.Xã Liêu Đông 6.Xã Cương Đoán 7.Thôn Vân Hải 8.Trang Cam Lâm2

5-Tổng Đan Hải, 6 xã, trang:
1.Xã Đan Hải 2.Xã Đan Tràng 3.Xã Đan Phố 4.Xã Đan Uyên
5.Xã Hội Thống 6.Trang Đô uyên

Phong tục:

Huyện hạt đất xấu dân nghèo, cho nên phong hoá thuần phác mà tập tục kiệm xẻn. Người đi học,
làm nông, làm thợ, đi buôn (sĩ, nông, công, thương) ai nấy đều siêng năng nghề nghiệp. Các việc cưới
xin ma chay không chuộng trang sức văn hoa, các xã đại khái đều như nhau cả. Duy có hai xã Đan
Trường, Hội Thống thuộc tổng Đan Hải, xã Cương Gián tổng Cổ Đạm phong tục có phần xảo quyệt, vì
là miền gần biển, dân chúng phần nhiều làm nghề buôn bán cho nên như thế.

Sản vật:

Lúa hè nhiều, lúa thu ít. Ngô, đậu, bông, vải đại khái cũng như các nơi khác trong tỉnh. Duy ở núi
Kê Quan (núi Mào Gà) có đất sét vàng dẻo mịn, có thể vắt nồi đất được. Thôn Yên Trừng xã Tam
Đăng Hạ sản nhiều cây cói (lác)3 có thể dùng đan buồm. Xã Động Gián phơi muối, xã Cương Gián sản
xuất nhiều nước mắm, nhưng cũng là hạng thường dùng, không có gì đặc sắc lắm.

Khí hậu:

Huyện hạt nắng nhiều mưa ít. Từ sau tiết Xuân phân khí trời đã nóng bức, cho đến sau tiết Sương
giáng tháng chín mới dịu mát. Hàng năm khoảng tháng tư, tháng năm, tháng sáu thường nổi gió tây
nam, cát bụi bay đầy trời. Đó là vì huyện hạt ở gần biển mà khí đất khô nóng cho nên như thế.

Sông núi:

-Một dãy núi ở địa phận tổng Tam Đăng, chu vi uốn quanh ước 12 dặm.

-Một dãy núi ở địa phận tổng Xuân Viên men sang địa phận tổng Cổ Đạm, chu vi uốn quanh ước 8
dặm.

-Một dãy núi ở địa phận tổng Cổ Đạm chạy men ra đến biển, chu vi uốn quanh ước 5 dặm.

-Một dãy núi ở ngoài cửa biển, gọi là núi Quỳnh Nhai, chu vi chừng 3 dặm.

Ba dãy núi kê trên4 [tức núi Hồng Lĩnh] đều ở về phía tây-nam huyện [Nghi Xuân]. Từ phía bắc
nhìn vào, ba dãy giăng ra tựa chim Hồng đang dang cánh bay, cho nên có tên là Hồng Sơn (núi Hồng).
Mạch núi khởi từ núi Giăng Màn quanh co chạy tới, qua sông Bán Thuý đến núi Nhạc Thốc5 (núi Cài)
ở huyện Can Lộc mới bắt đầu phân chia ra hai nhánh, vượt qua hai huyện (Nghi Xuân, Can Lộc), mà

                                                    
(x. A. de Rhodes, Từ điển Việt-Bồ-La, tr.196). ở đây dùng nghĩa ; chữ Nôm dùng bộ "chu " chỉ việc
thuyền bè. Đấm thuyền, tức là dùng chày, đục đánh, chét những mảnh dăm gỗ mỏng hoặc dẻ rách v.v... cho
kín khe hở các lớp ván đóng thuyền, còn gọi là xảm thuyền.

1Thôn Gia Hoà: Từ đầu Nguyễn trở về trước là thôn Gia Tuyền . Đầu đời Thiệu Trị kiêng đồng âm chữ
Tuyền (tên huý Thiệu Trị), đổi là Gia Hoà .

2Trang Cam Lâm: Đầu Nguyễn là trang Nước Ra.
3Cói (lác): ngv. là bồ vi .
4Tức dãy thứ 1, 2 và 3 (trong 4 dãy kê trên).
5Núi Nhạc Thốc: tức núi Cài ở huyện Can Lộc, ở đây ngv. chép "Thốc Nhạc", có lẽ là chép ngược.
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địa giới thì lấy nửa núi làm giới hạn. Từ xưa đến nay tương truyền núi Hồng có 99 ngọn, thực ra thì thế
núi liền nhau, không phân biệt được. Những núi có tên gọi có thể kê như sau:

[Dãy thứ nhất] phía tây nam: Từ núi Bân Xá ở huyện Can Lộc chạy sang đến đầu địa giới xã Quả
Phẩm, gọi là Hải Sơn (núi Biển), chạy dài về phía đông, làm thành Na Sơn (núi N−a), núi Ngọc Lâu;
đến xã Tam Đăng chia một nhánh làm thành núi Quan Lung (núi Lồng Mũ), quay sang phía tây, làm
thành núi Côn Lôn; liền xuống nữa làm thành núi Ngũ Mã có 5 núi nhỏ men theo dòng sông chạy theo:
ngọn thứ 4 thoải xuống làm thành đồi Chợ Đò (Độ Thị cương), đó là nơi ngày trước có đường dịch lộ
đi qua; đến núi thứ 5 tách một nhánh làm thành núi Cô Độc.

Một nhánh khác từ núi Quan Lung chạy về phía đông, quay ngang ra khoảng 1 dặm, làm thành núi
Trung Lao, núi Yên Xứ. Qua núi Trung Lao xuôi xuống nữa là Lận Sơn: núi này hơi cao, ước hơn 30
trượng, trên núi có đồn cổ của quân chúa Trịnh1. Lại ngoặt về phía tây, thoải xuống làm thành đồi
Trung Lâu (Trung Lâu cương), rồi đến núi Yên Trừng, chạy vòng đến xã Yên Lạc, làm thành núi Lịch
Sơn (núi Lách), nhô ra một ngọn làm thành núi Phong Phạn (núi Mo Cơm). Lại chuyển về phía đông
chừng 1 dặm thì trồi lên một ngọn đá bằng, gọi là núi Thạch Đinh.

Lại một nhánh khác từ núi Lận nhằng nhịt chạy về phía nam, làm thành núi Bình Nhai, ở giữa eo
núi đứt đôi làm thành hai vách núi đối nhau, tục gọi là truông Cộng Khánh2. Trong núi tiếng nước chảy
ồ ồ, cây cối tốt tươi rậm rạp, nước khe từ đây chảy ra đổ vào biển Đông.

[Dãy thứ hai]: Phía nam truông Cộng Khánh là núi Đá Bàn, tiếp ra nữa là Độn Sơn (núi Độn): ngọn
cao sừng sững, ước đến hơn 30 trượng. Chuyển một nhánh làm núi Mã Đầu (Đầu Ngựa), núi Tỵ Dĩ
(núi Dĩ Mũi), núi Châu Sơn, Liệt Sơn. Lại chuyển xiên ra làm thành một núi hai đầu cao giữa thấp, gọi
là Mã Phong (núi Ngựa), tiếp theo là núi Kê Quan (Mào Gà).

[Dãy thứ ba]: Phía nam núi Mào Gà là núi Liêu Đông, trong núi có một cái đầm (hồ) cổ. Bên bờ
đầm có một tảng đá to, gọi là đá Đầu Voi (Tượng Đầu thạch). Qua núi Liêu Đông là đến đỉnh chính
của núi Hồng, cao đến hơn 35 trượng. Xuôi xuống là núi Phượng Hoàng, tách ra một nhánh, gọi là núi
Kim Quy (Rùa Vàng). Dưới núi nổi lên sừng sững, xa trông như chiếc đàn bằng ngọc dao, gọi là Cầm
Sơn (núi Đàn Cầm).

Lại một nhánh từ núi Phượng Hoàng kéo dài về phía đông nam làm thành núi Lạp Phong, chuyển
xuôi xuống làm thành gò Hoàng Long (Hoàng Long cương / gò Rồng Vàng), kéo dài làm thành núi
Động Gián. Cuối núi có hai mỏm đá cao, gọi là đá Vợ Chồng.

[Dãy thứ tư]: Phía ngoài cửa biển cách khoảng vài dặm nổi lên một ngọn núi, gọi là núi Quỳnh
Nhai, biệt danh là Nhạn Sơn (núi Nhạn).

Sông lớn:

-Một dòng sông lớn [là sông Lam] từ ngã ba sông Chế chảy qua bến Yên Lạc, qua bến đò Giang
Đình rồi đổ vào cửa Hội, dài hơn 9.394 tầm. Sông này ở phía tây bắc huyện, bắt nguồn từ địa phận hai
phủ Tương Dương và Quỳ Châu, chia dòng chảy xuống, đến ngã ba sông Chế lấy làm đầu địa giới
[huyện Nghi Xuân], gọi là sông Thanh Long (Rồng Xanh), một tên khác gọi là Lam Giang, nước trong
mà ngọt, chảy qua hơn 1.040 tầm đến xã Tam Đăng.

Phía nam sông có hai dòng nhỏ đổ vào, một là Khe Trản (Trản Khê), một là Khe Sơn (Sơn Khê),
đều từ sơn phận xã Quả Phẩm chảy ra. Phía bắc sông có hai sông nhỏ từ xã Xuân Nha đổ vào. Phía

                                                     
1Đồn cổ của quân chúa Trịnh nói đây thuộc hệ thống đồn bảo vệ phía bờ nam sông Lam trong cuộc chiến Trịnh-

Nguyễn (chiến dịch lớn lần thứ 6 từ 1655-1660), x. Việt Nam khai quốc chí truyện, PBTL, ĐNNTL Tiền biên).
2Truông, chữ Nôm : dùng chữ Hán tung, đọc: truông, chỉ nơi có đường đi xuyên núi.
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đông nam sông lại có hai dòng nhỏ khác là Khe Bồng và Khe Sênh, đều từ những cánh đồng dưới chân
núi đổ vào.

Từ địa phận xã Tam Đăng, sông chảy qua hơn 900 tầm đến thôn Yên Trừng. Phía tây sông có hai
dòng khe là khe Xuân Giang và khe Xuân Thuỷ đổ vào. Thuyền buôn, thuyền câu có thể ra vào, lại
hợp với kênh cảng sông Vinh1.

Từ thôn Yên Trừng, sông chảy qua 1.080 tầm đến bến sông xã Yên Lạc. Bờ phía bắc sông là núi
Dũng Quyết (Rú Mèo), núi Yên Lạc mọc dựng ở bên nam. Đến tiết Thu phân thường hay mưa dầm, từ
xã Quả Phẩm trở xuống thường bị ngập lụt.

Từ xã Yên Lạc sông chảy xuôi về đông, qua 2.610 tầm đến bến đò Giang Đình, lại xuôi hơn 3.764
tầm nữa thì đổ ra biển ở tấn cửa Hội.

[Về chiều rộng của sông]: ngã ba sông Chế rộng hơn 200 tầm. Triều lên sâu 3 tầm 3 thước, triều
xuống sâu hơn 2 tầm 3 thước. Đoạn sông ở bến sông xã Yên Lạc rộng hơn 68 tầm. Triều lên sâu 3 tầm
3 thước, triều xuống sâu hơn 2 tầm. Đoạn sông ở bến đò Giang Đình rộng hơn 194 tầm. Triều lên sâu 4
tầm, triều xuống sâu hơn 2 tầm 6 thước. Đoạn sông ở tấn cửa Hội rộng 52 tầm. Triều lên sâu 8 thước,
triều xuống sâu hơn 5 thước.

-Một dòng khe nhỏ phát nguồn từ sơn phận xã Cộng Khánh chảy ra cửa biển Động Kiền, quanh co
hơn 4000 trượng, rộng 3 trượng. Khe này từ khe Ba2 ở phía bắc núi Hồng Lĩnh chảy xuống, hợp dòng ở
dưới núi xã Xuân Viên đổ vào vực sâu (vực rộng 20 mẫu), quành đến núi Liệt, núi Mào Gà đến chuôm
Kim Phong ở xã Cương Đoán thì làm thành đầm lớn (rộng 16 tầm), lại chảy qua xã Cương Gián đến xã
Động Kiền, đổ ra biển. Đó là cửa biển Động Kiền, rộng 30 tầm; triều lên sâu 3 thước, triều xuống sâu
hơn 1 thước.

Danh thắng:

-Đền thiêng Tả Ao: ở xã Tả ao tổng Xuân Viên. Tra trong Tự điển (điển thờ), thần Tam Toà là con
thứ tám của vua Lý Thái Tông3. Năm Đinh tỵ niên hiệu Vĩnh Trị (1677) nhà Lê, Khuông Quận công
cho trùng tu và lập bia thờ, quy mô có phần trang trọng. Đền này là ngôi đền thiêng trong bản huyện.
Mỗi khi dân chúng có việc tới cầu khấn phần nhiều đều thấy linh nghiệm.

Chùa cổ thôn Yên Trừng, xã Tam Đăng Hạ. Trên núi có chùa Ba Tạng4. Trước chùa có gác Tam
quan, dưới gác Tam quan có một dòng khe. Đứng trên gác Tam quan này nhìn ra thấy núi non trùng
điệp che kín ba phía. Núi Ngũ Mã tiếp liền với các ngọn núi khác ở phía đông nam, núi Yên Lạc
quanh co chạy lên phía bắc, sông Lam ở về phía tây nam. Quả là một nơi danh lam thắng cảnh ở địa
phương này.

Núi biển Quỳnh Nhai: thuộc hải phận tổng Đan Hải, núi cao và dài, xanh tươi như bức vẽ. Trên núi
có động Tiên Nhân (Người Tiên) từng dãy đá xếp thành từng bậc, rất có thứ lớp, tề chỉnh. Có một tảng
đá trắng to, bề ngang chừng 1 trượng, nhẵn phẳng như bào, ở giữa có nhiều hòn đá nhỏ bày ra như
quân cờ, người ta thường gọi là Bàn Cờ Tiên. Lại có chiếc xe đá, vành xe to bằng mấy người ôm, có
rất nhiều lỗ nhỏ không ngớt thổi cát ra ngoài. Lại có một giếng đá rộng chưa đầy một thước, nhưng rất

                                                     
1Vĩnh Cảng, tức đoạn kênh đào ở Bến Thuỷ (thành phố Vinh).
2Khe Ba, ngv. Ba Khê.
3Tả Ao linh từ: ở xã Tả Ao, nay là xã Xuân Viên huyện Nghi Xuân thờ thần Tam Toà tức Uy Minh vương. Theo
Toàn thư, Uy Minh vương là Hoàng tử Lý Nhật Quang  con thứ 8 của vua Lý Thái Tổ (BK1,
29a); ở đây chép là con thứ 8 của vua Lý Thái Tôn (Tông), có thể là chép nhầm. Đời Lý Thái Tông, Uy Minh
vương làm Tri châu Nghệ An. Xem thêm DTLSVHVN).

4Chùa cổ thôn Yên Trừng, nguyên tên là chùa Hoa Tạng  (x. DTLSVHVN). Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý
chữ Hoa, đổi là chùa Ba Tạng .
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sâu, tưởng như không có đáy. Nước giếng ấy múc lên rất trong, vị ngọt. Thuyền buôn, thuyền đánh cá
thường ghé vào đây để lấy nước giếng này về dùng, gọi là Giếng Tiên. Đó cũng là một nơi cảnh đẹp do
tạo hoá dựng nên.

Đường đi:

-Một đường dịch lộ từ bến Yên Lạc đến giáp xã Bân Xá huyện Can Lộc, dài 1.758 trượng, rộng 1
trượng. Trên đường này có 5 chiếc cầu: một là cầu Giang, dài 5 trượng 5 thước; hai là cầu Sênh, dài 2
trượng 2 thước; ba là cầu Bồng, dài 2 trượng 5 thước. Bốn là cầu Đống, dài 5 trượng 5 thước; năm là
cầu Chế, dài 3 trượng 7 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông nam, đến cửa Động Kiền, giáp địa giới huyện Can
Lộc, dài 13 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông bắc đến hải phận xã Hội Thống, dài 10 dặm, rộng
2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc đến giáp đường dịch lộ, dài chừng 5 dặm, rộng
2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam men theo thôn Cộng Khánh đến giáp xã Độ Liêu huyện
Can Lộc, dài 15 dặm, rộng 2 thước.

Huyện Can lộc

Can Lộc là huyện thống hạt thuộc phủ Đức Thọ.

Huyện lỵ đặt ở xã Ngoại Can Lộc thuộc tổng Nội Ngoại, xung quanh trồng tre gai, mỗi chiều dài 30
trượng, chu vi 120 trượng. Có một cửa mặt tiền.

Huyện hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp huyện La Sơn, phía nam giáp huyện Thạch Hà, phía
bắc giáp huyện Nghi Xuân.

Đông tây cách nhau 49 dặm. Nam bắc cách nhau 5 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 101 xã, thôn, phường.

Nhân số các hạng: 5.226 người (trong đó binh đinh: 747 người).

Ruộng đất công tư và ruộng muối các hạng hiện nộp thuế: 7.044 mẫu 8 sào 6 thước 4 ly. Trong đó:
-Ruộng công tư các hạng và ruộng ngụ lộc: 5.742 mẫu 8 sào 7 thước 3 tấc 3 phân 4 ly.
-Đất công tư và đất ao đầm các hạng: 1.247 mẫu 5 sào 12 thước.
-Ruộng muối: 54 mẫu 4 sào 2 thước 7 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền, kể cả thuế muối chiết nộp bằng tiền: 6.323 quan 4 tiền 12 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc (tô cước các hạng): 3.881 hộc 15 thưng 5 vốc 6 nắm.

Các tổng, xã:

                                                     
1 Huyện Can Lộc: Xưa là huyện Hà Hoàng ; thời thuộc Minh là huyện Phi Lộc . Đời Lê Thánh

Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đổi là huyện Thiên Lộc  thuộc phủ Đức Quang (sau đổi là phủ Đức
Thọ). Năm Tự Đức thứ 14 (1861) kiêng chữ Thiên, đổi là huyện Can Lộc . Qua các triều cho đến đời
Đồng Khánh địa giới huyện không đổi. Do có những lần tách nhập về sau, huyện Can Lộc thời Đồng Khánh
chỉ tương ứng với phần phía bắc huyện Can Lộc (các xã phía bắc sông NghÌn) tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.
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1-Tổng Minh Lương, 7 xã, thôn:
1.Xã Minh Lương 2.Xã Vân Chàng 3.Xã Bình Lãng
4.Thôn Quỳnh Lâm xã Bân Xá 5.Thôn Phúc Sơn xã Bân Xá 
6.Thôn Ngọc Sơn xã Yên Lãng 7.Thôn Vĩnh Ninh xã Yên Lãng

2-Tổng Độ Liêu, 16 xã, thôn:
1.Xã Tiếp Vũ 2.Thôn Nham Xá xã Độ Liêu
3.Thôn Ninh Xá xã Độ Liêu 4.Thôn Đông Xá xã Độ Liêu
5.Thôn Bùi Xá xã Độ Liêu 6.Thôn Hữu Lộc xã Kiệt Thạch 
7.Thôn Yên Hợp xã Kiệt Thạch 8.Thôn Kỳ Trúc xã Kiệt Thạch
9.Thôn Yên Mỹ xã Kiệt Thạch 10.Thôn Đoài Duyệt xã Thổ Vượng
11.Thôn Đông Thịnh xã Thổ Vượng 12.Thôn Đông Mỹ xã Thổ Vượng
13.Thôn Đông Hoà xã Thổ Vượng 14.Thôn Thượng Hoà xã Thổ Vượng
15.Thôn Thượng Hồ xã Thổ Vượng 16.Thôn Cự Lâm xã Thổ Vượng

3-Tổng Nga Khê, 16 xã, thôn:
1.Thôn Khố Nội xã Nga Khê 2.Thôn Khiêm ích xã Nga Khê
3.Thôn Điền Xá xã Nga Khê 4.Thôn ốc Nhiêu xã ốc Khê
5.Thôn Nam Huân xã ốc Khê 6.Thôn San Lợi xã ốc Khê
7.Thôn Gia Hanh xã Bạt Trạc 8.Thôn Thanh Khê xã Bạt Trạc 
9.Thôn Sơn Huy xã Bạt Trạc 10.Thôn Đông Sơn xã Bạt Trạc
11.Thôn Đoài Khê xã Bạt Trạc 12.Thôn Đại Bản xã Bạt Trạc
13.Thôn Khánh Đường xã Đông Lâm 14.Thôn Lương Hội xã Đông Lâm
15.Thôn Quần Ngọc xã Đông Lâm 16.Thôn Đa Cốc xã Đông Lâm

4-Tổng Nội Ngoại, 13 xã, thôn, phường:
1.Thôn Thuần Chân1 xã Nội Can Lộc 2.Thôn An Trí xã Nội Can Lộc
3.Thôn Phổ Minh xã Ngoại Can Lộc 4.Thôn Trung Cát xã Ngoại Can Lộc
5.Thôn Đoài xã Ngoại Can Lộc 6.Thôn Tả Thượng xã Tả Can Lộc
7.Thôn Hoà Lộc xã Tả Can Lộc 8.Thôn Hữu Can Lộc 9.Xã Quảng Khuyến2

10.Phường Mỹ Hợp 11.Phường Võng Nhi 12.Thôn Tỉnh Thạch 13.Thôn Thượng Trụ

5-Tổng Phù Lưu, 26 xã, thôn, phường:
1.Xã Phù Lưu Thượng 2.Xã Hàm anh 3.Xã Vũ Cái 4.Xã Yên Điềm
5.Thôn Trung Thịnh 6.Thôn Yên Định 7.Thôn Tuý Lộc
8.Thôn Thanh Lạng xã Phù Lưu 9.Thôn Đại Lữ xã Phù Lưu
10.Thôn Ngọc Mỹ xã Phù Lưu 11.Thôn Phù Lưu xã Phù Lưu
12.Thôn Thượng Yến xã Phù Lưu 13.Thôn Hạ Yến xã Phù Lưu
14.Thôn ích Hậu xã ích Hậu 15.Thôn Đông Thượng xã ích Hậu
16.Thôn Đông Trung xã ích Hậu 17.Thôn Vĩnh Tuy xã ích Hậu
18.Thôn Lợi Xá xã ích Hậu 19.Thôn Bảo Điền xã ích Hậu
20.Thôn Phan Xá xã Phù Viên 21.Thôn Mậu Lâm xã Phù Viên
22.Xã Đỉnh Lữ 23.Xã Kim Chuỳ3 24.Thôn Chi Nê 25.Phường Chợ Huyện
26.Xã Mỹ Tường

                                                     
1Thôn Thuần Chân, sau đổi là thôn Thuần Thiện.
2Xã Quảng Khuyến . Ngv. chép chữ Khuyến  nhầm thành Cần  (tự dạng hơi giống nhau), nhưng trên

bản đồ kèm theo viết đúng chữ Khuyến .
3Xã Kim Chuỳ: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Kim Đôi  (CTTX).
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6-Tổng Canh Hoạch, 17 xã, thôn:
1.Thôn Vĩnh Lộc xã Canh Hoạch 2.Thôn Gia Thiện xã Canh Hoạch
3.Thôn Gia Mỹ xã Canh Hoạch 4.Thôn Xuân Hoà xã Canh Hoạch
5.Thôn Xuân Khánh xã Canh Hoạch 6.Thôn Xuân Mậu xã Canh Hoạch
7.Thôn Đông Bình xã Canh Hoạch 8.Thôn Yên Bình xã Canh Hoạch
9.Thôn Bình Nguyên xã Canh Hoạch 10.Thôn Vĩnh Bảo xã Mỹ Lộc
11.Thôn Lộc Nguyên xã Mỹ Lộc 12.Xã Xuân Hải 13.Xã Kim Đôi
14.Phường Phu Huệ 15.Xã Đa Hoạch1 16.Thôn Hữu Phương xã Thu Hoạch
17.Thôn Hữu Ninh xã Thu Hoạch

7-Tổng Vĩnh Luật, 6 xã, thôn:
1.Xã Mai Lâm 2.Xã Vĩnh Tuy 3.Xã Triều Sơn 4.Xã Hộ Đỗ2

5.Xã Xuân Tình 6.Xã Vĩnh Luật

Phong tục:

Huyện hạt đất xấu, dân nghèo, phong tục thuần phác, tiết kiệm. Người đi học và kẻ làm ruộng thì
nơi nào cũng có, nhưng số người làm các nghề thợ và đi buôn bán thì nhiều hơn. Dân vùng gần núi
làm nghề than củi, dân vùng gần biển làm nghề chài lưới. Nhà cửa, ăn mặc, đồ dùng cùng là các việc
cưới xin ma chay ít chú ý trang sức trau chuốt. Theo đạo Thiên chúa toàn tòng, duy chỉ một phường
Phu Huệ mà thôi.

Sản vật:

Huyện hạt kề núi sát biển, ruộng đất chật hẹp, lại thường phải chịu khổ về nỗi hạn hán bão lụt.
Những năm mùa màng thất bát, dân chúng phải ăn ngô, khoai, sắn thay cơm. Các thứ thổ nghi cũng
không có gì đặc sắc. Sản vật đồ dùng đáng kể chỉ có võng gai xã Mỹ Lộc, nghề rèn ở Minh Lương,
Vân Chàng3, nghề làm muối ở tổng Vĩnh Luật mà thôi.

Khí hậu:

Khí hậu huyện hạt không sương tuyết, không buốt rét. Năm nào tháng chạp nghe tiếng sấm thì
đông xuân nóng bức, khí hậu vẫn thường như thế. Từ đầu hè đến đầu thu là mùa gió tây nam thổi đến.
Khi gió tới thì rừng cây nhà cửa kêu rung ầm ầm như cả vạn tiếng sấm chạy qua, mỗi đợt phải 3-4
hoặc 7-8 ngày mới ngớt. Khi cơn gió sắp đến thì mây đen đùn lên đầy trời, ban đêm chớp loè sáng loá,
tiếp đó là mưa thưa. Khí hậu mùa gió là như vậy.

Núi lớn:

Phía bắc huyện có núi Hồng Lĩnh 99 ngọn trải dài. Đó là núi trấn trong bản huyện, một nửa núi
thuộc về huyện Nghi Xuân, một nửa núi thuộc về huyện Can Lộc. Núi chia thành hai dãy. Dãy phía tây
gồm các ngọn Thiên Tượng (Voi Trời), Kê Quan (Mào Gà) ở xã Bân Xá, ngọn Bạch Tị (Mũi Trắng) ở
xã Độ Liêu. Dãy phía đông có các ngọn Hương Tích, Sư Tử ở xã [Nội] Can Lộc, ngọn Hồ Trung ở xã
Yên Điềm. Ngoài ra, các núi khác như núi Tiên (Tiên Sơn) ở xã Minh Lương, núi Ngọc (Ngọc Sơn) ở
xã Yên Lãng, núi Côn Bằng4 ở xã Canh Hoạch, núi Nhạc5 ở xã Nga Khê, những núi này tuy không cao
lắm, nhưng đều là những núi có tiếng trong huyện.

                                                     
1Xã Đa Hoạch: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Thì Hoạch . Đầu đời Tự Đức (1848) kiêng tên huý vua Tự

Đức (Nguyễn Phúc Thì), đổi là xã Đa Hoạch .
2Hộ Đỗ : người địa phương thường gọi là Hộ Độ, xã này có nghề làm muối, muối Hộ Độ, rất trắng. Chữ Hộ

trong CTTX, có người đọc nhầm là Linh.
3Hai xã Minh Lương (sau đổi là Trung Lương) và Vân Chàng nay thuộc huyện Đức Thọ.
4Núi Côn Bằng, người địa phương thường gọi là Rú Bầng.
5Nhạc Sơn, hoặc Nhạc Thốc Sơn, tức núi Cài.
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Sông lớn:

-Một dòng sông từ ngã ba Minh Lương chia nhánh chảy về phía đông đến cửa Sót1, dài 227 dặm 50
trượng, trong đó:

Từ ngã ba Minh Lương, qua các xã Vân Chàng, Tiếp Vũ đến bến đò Cài thôn Kỳ Trúc dài 43
dặm, rộng 15 thước. Triều lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 3 thước 5 tấc.

Từ bến đò Cài đến bến đò Hạ Vàng thôn Đông Hoà, dài 29 dặm 17 trượng, rộng 9 thước. Triều
lên sâu 4 thước, triều xuống sâu 2 thước 8 tấc.

Từ bến đò Hạ Vàng qua xã [Nội] Can Lộc đến bến đò sông NghÌn (Ngạn Giang), dài 12 dặm
15 trượng, rộng 3 trượng. Triều lên sâu 1 thước, triều xuống sâu 8 thước.

Từ bến đò NghÌn đến bến đò Kênh Cạn thôn Phan Xá, dài 41 dặm 9 trượng, rộng 7 trượng.
Triều lên sâu 1 trượng 5 thước, triều xuống, sâu 7 thước.

Từ bến đò Kênh Cạn đến bến đò Hà Hoàng xã Hộ Độ, dài 13 dặm 3 trượng, rộng 12 trượng.
Triều lên, sâu 1 trượng 5 thước, triều xuống sâu 7 thước.

Từ bến đò Hà Hoàng đến cửa Sót ở xã Kim Đôi2 dài 89 dặm 6 trượng. Cửa biển rộng 52 trượng.
Triều lên sâu 4 trượng, triều xuống sâu 3 trượng.

Danh thắng:

-Chùa Hương Tích: ở trên đỉnh ngọn Hương Tích núi Hồng Lĩnh về phía nam có ngôi chùa cổ tên là
chùa Hương Tích. Ngày xưa, con gái thứ ba của vua Trang vương xuất gia tu hành ở đây. Trang vương
đi khắp nơi, đến đây mới tìm được, nhân đó xây đài ở lại đây. Phía trên chùa có đài3, phía dưới đài có
am4, quang cảnh thanh vắng tĩnh mịch, cách hẳn phàm trần, từ xa đi lại gần phảng phất có hương
thơm. Hàng năm ngày 18 tháng trọng xuân [tức tháng hai] tục gọi là ngày Quan âm hoá Phật, thiện
nam tín nữ trong huyện lên lễ chùa dâng lễ đông đến hàng nghìn người. Lên cao nhìn ra xa, bốn phía
biển xanh muôn khoảnh, núi biếc ngàn trùng hiện lên trước mắt, thật là chốn đệ nhất danh thắng trong
huyện.

Đường đi:

-Một đường thiên lý từ xã Quả Phẩm huyện Nghi Xuân đến bến đò NghÌn giáp huyện Thạch Hà,
dài 35 dặm, rộng 1 trượng.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến cửa Sót thuộc xã Kim Đôi, dài 15 dặm, rộng 5
thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến cửa Minh Lương giáp huyện La Sơn, dài 4 dặm
rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua các thôn ích Hậu, Phan Xá đến bến đò Kênh Cạn
giáp huyện Thạch Hà, dài 6 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua thôn Tả Thượng đến thôn Cộng Khánh huyện Nghi
Xuân, dài 12 dặm, rộng 5 thước.

Đền miếu:

-Đền thờ thần biển Cương Gián: ở thôn An Trí xã Nội Can Lộc.

-Đền thờ Đặng Quốc công và Đặng Bình chương5: ở xã Tả Can Lộc.

                                                     
1Cửa Sót, chữ Nôm.
2Trong bảng xã thôn đã kê tên xã Kim Chuỳ, nhưng ở đây vẫn ghi tên cũ là Kim Đôi.
3Gọi là đài Trang vương.
4Gọi là am Thánh Mẫu.
5Đền thờ Quốc công Đặng Tất và Đồng Bình chương sự Đặng Dung ở xã Tả Can Lộc (nay là xã Tùng Lộc huyện
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phủ tương dương

Phủ hạt ở phía tây thành tỉnh. Phủ kiêm lý 4 huyện: Kỳ Sơn, Hội Nguyên, Vĩnh Hoà, Tương Dương.
Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Chính Yên tổng Yên Duyệt. Phủ thành 4 mặt đều trồng tre gai, mỗi chiều 25
trượng, chu vi 100 trượng. Có một cửa ở mặt tiền, cao 7 thước, rộng 3 thước.

Phủ hạt1 phía đông giáp phủ Quỳ Châu, phía tây giáp phủ Trấn Ninh, phía nam giáp phủ Anh Sơn,
phía bắc giáp phủ Trấn Biên.

Đông tây cách nhau 133 dặm. Nam bắc cách nhau 190 dặm.

Toàn phủ có 4 huyện, 13 tổng, 24 xã.

Nhân số các hạng: 405 người (trong đó thổ binh: 12 người).

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 376 quan 3 tiền 30 đồng tiền. Trong đó:
Thuế thân nộp bằng tiền: 347 quan 4 tiền.
Thuế cước mễ nộp bằng tiền: 28 quan 9 tiền 30 đồng tiền.

Các tổng, xã:

1-Huyện Tương Dương, 3 tổng:

1-Tổng Yên Duyệt, 4 xã:
1.Xã Chính yên 2.Xã Chi Khê 3.Xã Thạch Ngạn 4.Xã Mậu Đức

2-Tổng Lục Dã, 2 xã:
1.Xã Cẩm Đường 2.Xã Hữu Lễ

3-Tổng Tứ Dương, 1 xã:
Xã Môn Sơn

2-Huyện Vĩnh Hoà, 3 tổng:

1-Tổng Lịch Cốc, 2 xã:
1.Xã Cam Lâm 2.Xã Đôn Phục

2-Tổng Huyền Lãng, 1 xã:
Xã Quang Lãng

3-Tổng Thanh Nhuế, 2 xã:
1.Xã Tam Thai 2.Xã Thạch Giám

                                                    
Can Lộc). Đặng Tất quê ở Hoá Châu sau dời ra xã Tả Thiên Lộc, từng giúp vua Trần Giản Định đánh giặc có
công, sau vì vu cáo bị Giản Định giết (3-1409). Con là Đặng Dung tôn lập Trần Quý Khoáng làm vua (tức
Trần Trùng Quang), giữ chức Đồng Bình chương sự. Trong trận đánh ở Thuận Hoá, Đặng Dung đã nhảy được
lên thuyền giặc, nhưng vì không biết mặt Trương Phụ nên hắn đã trốn thoát. Về sau thất bại, bị giặc bắt, dọc
đường Dặng Dung và mấy người cùng đi nhảy xuống sông tự vẫn.

1Phủ Tương Dương : Đời trần là đất Mật Châu. Thời thuộc Minh đổi là châu Trà Lung , sau lại đổi
là châu Trà Thanh . Đầu đời Lê đổi là phủ Trà Lân , năm Quang Thuận 10 (1469) gồm 4 huyện: Kỳ
Sơn, Tương Dương, Vĩnh Khang, Hội Ninh. Đầu Lê Trung hưng kiêng huý Trang Tông Lê Duy Ninh, đổi là
huyện Hội Nguyên. Đầu đời Gia Long vẫn giữ như vậy, riêng huyện Vĩnh Khang kiêng huý chữ Khang (Hiếu
Khang, miếu hiệu của cha Gia Long), đổi là Vĩnh Hoà. Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi tên là phủ Tương Dương

. Cho đến đời Đồng Khánh cũng gồm 4 huyện như cũ, so với đầu Nguyễn chỉ bỏ bớt 1 tổng Đỗ Lãng
(huyện Kỳ Sơn). Sau 1945 bỏ phủ, huyện Tương Dương cũ đổi làm huyện Con Cuông, phần còn lại gọi là
huyện Tương Dương, sau lại tách riêng huyện Kỳ Sơn. Như vậy phủ Tương Dương đời Đồng Khánh nay là đất
các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An nay.
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3-Huyện Hội Nguyên, 3 tổng:

1-Tổng Bảo Yên, 2 xã:
1.Xã Bảo Yên 2.Xã Sơn Vĩ

2-Tổng Bình Chuẩn, 2 xã:
1.Xã Bình Chuẩn 2.Xã Trịnh Na

3-Tổng Nga Mi, 1 xã:
Xã Nga Mi

4-Huyện Kỳ Sơn, 4 tổng:

1-Tổng Chiêu Lưu, 2 xã:
1.Xã Chiêu Lưu 2.Xã Xá Lượng

2-Tổng Hiếu Kiệm, 1 xã:
1.Xã Hiếu Kiệm 

3-Tổng Hữu Khuông, 2 xã:
1.Xã Hữu Khuông 2.Xã Kim Đa

4-Tổng Mỹ Lý, 2 xã:
1.Xã Mỹ Lý 2.Xã Hoà Lạc

Phong tục:

Phong tục trong phủ hạt hiện vẫn còn bỉ lậu. Các nhà dân đều thờ cúng ma quỷ, không ai dám xâm
phạm. Dân ở nhà sàn, quấn vải quanh người làm áo, đốt núi mà trồng trỉa. Các thứ mắm muối đồ dùng
đều phải xuống mua ở đồng bằng. Ba huyện Hội Nguyên, Vĩnh Hoà, Kỳ Sơn rải rác có nơi dệt vải thô.

Sản vật:

Đất cao khô, lúa má ít ỏi. Giống lúa chỉ có thứ lúa nếp mà thôi. Các thứ khác như khoai, sắn, ngô
đều xăm đất mà trồng trỉa, dùng ăn thay gạo. Các thứ lâm sản có chim công, nai, khỉ, cánh kiến, tre
gai, nứa, măng, mây song.

Khí hậu:

Khí hậu ven núi: buổi sớm nhiều mây mù, đến giờ Thìn mới thấy bóng mặt trời. Từ thu đông đến
mùa xuân thời tiết phần nhiều rét lạnh, mưa lũ nhiều, nước dâng tràn sông suối. Mùa hè đến khoảng
tháng năm, tháng sáu thường nổi gió nam, thời tiết nóng nực.

Núi lớn:

-Núi Thành Nam: ở vào địa phận xã Chi Khê. Một dãy ngoằn ngoèo chạy xuống, vách đá dựng
đứng như bức thành, cho nên có tên như thế. Vua thứ 6 triều Trần1 nhân đi đánh Ai Lao sai mài đá
khắc chữ ở đây2, ngày nay vẫn còn. Bài văn như sau:

Phiên âm:
Hoàng Việt Trần triều đệ lục đế, Nghiêu chương văn triết Thái thượng Hoàng đế, thụ thiên
quyến mệnh, yêm hữu Trung Hạ, bạc hải nội ngoại, võng bất thần phục. Toái nhĩ Ai Lao do
ngạnh vương hoá. Ê t hợi quý thu, đế thân suất lục sư, tuần vu tây bỉ. Chiêm Thành quốc thế tử,
Chân Lạp quốc, Tiêm quốc, cập man tù đạo thần Quỳ Cầm, Xa Lặc, tân phụ Bôi Bồn man tù đạo,
Thanh Xa man chư bộ, các phụng phương vật tranh tiên ngưỡng kiến. Độc nghịch Bổng chấp
mê uý tội, vị tức lai triều. Quý đông, đế trụ tất vu Mật Châu, cự đồn chi nguyên. Nãi mệnh chư

                                                     
1Trần triều đệ lục đế: Vua thứ 6 triều Trần, tức Trần Minh Tông (ở ngôi: 1341-1329).
2Tức bài Ma nhai kỷ công bi văn .
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tướng, cập man di chi binh, nhập vu kỳ quốc. Nghịch Bổng vọng phong bôn thoạn. Toại giáng
chiếu ban sư.
Khai Hựu thất niên, Ê t hợi đông nhuận Thập nhị nguyệt nhật lặc thạch.

Dịch nghĩa:
Hoàng đế thứ sáu triều Trần của nước Hoàng Việt là Thái thượng hoàng Chương Nghiêu Văn
triết1 được trời yêu dấu giao cho mệnh lệnh, gồm cả Trung Châu, Hoa Hạ, trùm khắp trong
ngoài gần xa, không đâu không thần phục. Duy có nhóm Ai Lao vẫn còn ương ngạnh với giáo
hoá của vua. Tháng quý thu (tháng 9) năm Ê t hợi (10-1335) Hoàng đế đích thân đưa quân bộ đi
tuần xét miền đất phía tây. Thế tử nước Chiêm Thành, cùng các nước Chân Lạp, Tiêm La, cùng
các đạo thần tù trưởng man Quỳ Cầm, Xa Lặc, đạo thần tù trưởng man Bôi Bồn mới về phụ
thuộc, các bộ tộc man Thanh Xa mới về phụ thuộc đều mang sản vật địa phương tranh nhau đi
trước đến nghênh đón. Duy chỉ có nghịch Bổng vì sợ tội mà mê muội cố chấp chưa tức thời đến
chầu. Tháng quý đông (tức tháng chạp 1-1336) vua dừng nghỉ ở Mật Châu, đóng đại đồn trên
bình nguyên. Bèn ra lệnh cho các tướng cùng binh lính man di tiến vào nước của kẻ nghịch kia.
Nghịch Bổng sợ hãi chạy trốn. Bèn xuống chiếu đưa quân trở về.
Năm ất hợi niên hiệu Khai Hựu2 thứ 7 (1335), tháng 12 nhuận, ngày... khắc đá3.

Sông lớn:

-Một dòng sông lớn bắt nguồn từ khe Thạch Than (Bãi Đá) huyện Kỳ Sơn chảy xuống, qua các
huyện Hội Nguyên, Vĩnh Hoà, Tương Dương, chảy qua phủ lỵ, đến cửa sông Tam Giang thôn Tào
Giang giáp huyện Lương Sơn, dài 153 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ khe Thạch Than huyện Kỳ Sơn đến huyện Hội Nguyên dài 71 dặm, rộng 6 trượng,
sâu 7 thước.

Đoạn sông từ huyện Hội Nguyên, qua các huyện Vĩnh Hoà, Tương Dương đến bãi sông ở phủ
lỵ cửa sông Tam Giang thôn Tào Giang giáp huyện Lương Sơn, dài 82 dặm, rộng 8 trượng,
sâu 7 thước.

-Một dòng sông lớn từ phủ Trấn Ninh chảy xuống, qua các trạm Mường Xén, Cửa Rào, rồi hợp
dòng với sông Lam, dài 47 dặm, rộng 8 trượng, sâu 7 thước.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua các trạm Thạch Giám, Cự Hào, đến trạm
Mường Xén giáp giới phủ Trấn Ninh, đi bộ mất 5 ngày.

-Một đường quan báo từ phủ lỵ đi về phía nam, qua trạm Trầm Hương đến cửa sông Tam Giang
thôn Tào Giang giáp địa giới phủ Anh Sơn, đi bộ mất 2 ngày đường.

phủ quỳ châu

Phủ hạt về phía tây bắc thành tỉnh. Phủ kiêm lý 3 huyện Nghĩa Đường, Thuý Vân, Quế Phong.

Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Cự Lâm tổng Cự Lâm huyện Nghĩa Đường. Thành phủ 4 phía đều trồng tre
gai, chu vi 120 trượng (trước, sau, tả, hữu mỗi chiều đều 30 trượng). Có một cửa ở mặt tiền, cao 7
thước, rộng 3 thước 5 tấc, bên trên có mái lợp tranh.

                                                     
1Thái thượng hoàng nói đây tức Trần Minh Tông (ở ngôi: 1314-1329) lúc ấy đã nhường ngôi cho Trần Hiến Tông.
2Khai Hựu (1329-1341) là niên hiệu của Trần Hiến Tông.
3Người soạn bài văn khắc đá này là Nguyễn Trung Ngạn lúc bấy giờ đang giữ chức Phát vận sứ.
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Phủ hạt1 phía đông giáp huyện Quỳnh Lưu, phía tây giáp phủ Trấn Biên, phía nam giáp hai phủ
Anh Sơn và Tương Dương, phía bắc giáp địa giới tỉnh Thanh Hoá.

Đông tây cách nhau 82 dặm. Nam bắc cách nhau 205 dặm.

Phủ có 3 huyện, gồm 17 tổng, 75 xã, sách, vạn.

Nhân số các hạng: 897 người. Trong đó:
-Số chính nạp: 316 người.
-Số biệt nạp thuế gỗ lim: 480 người.
-Số biệt nạp vỏ quế (quế hộ): 100 người.
-Làm thí sai cho tổng: 1 người.

Thuế hàng năm nộp bằng tiền: 408 quan 2 tiền 30 đồng (tiền).
Thuế hàng năm nộp bằng thóc: 1 hộc 24 thăng 6 vốc.

Các huyện, tổng, xã:

1-Huyện Nghĩa Đường2, 8 tổng:

1-Tổng Cự Lâm, 11 xã, vạn:
1.Xã Cự Lâm 2.Xã Tri Lễ 3.Xã Tri Chỉ 4.Xã Dương Xá
5.Xã Đồng Văn 6.Xã Tiên Kỳ 7.Vạn Bồi Nhân 8.Vạn Nhạn Yên
9.Vạn Liên Khê 10.Vạn Khôi Hoành 11.Vạn Dương Đức

2-Tổng Hạ Sưu, 7 sách:
1.Sách Thượng Sưu 2.Sách Hạ Sưu 3.Sách Lợi Lạc 4.Sách Văn Giai
5.Sách Cự Bột 6.Sách Nghĩa Hợp 7.Sách Uy Lỗ

3-Tổng Thuần Cam, 6 sách:
1.Sách Thuần Cam 2.Sách Tử La 3.Sách Diên Phi 4.Sách Vĩnh Lộc
5.Sách Thọ Vực 6.Sách Trọng Hợp

4-Tổng Phác Lỗ, 9 sách:
1.Sách Phác Lỗ 2.Sách Thái Thịnh 3.Sách Luyện Đạt 4.Sách Cát Mộng
5.Sách Cổ Tiết 6.Sách Yên Lãng 7.Sách Yên Sinh 8.Sách Cổ Ba
9.Sách Yên Đổ

5-Tổng Đường Khê, 2 sách:
1.Sách Nghĩa Liệt 2.Sách Trường Trị

6-Tổng Lâm La, 5 sách:
1.Sách Lâm La 2.Sách Lai Đáp 3.Sách Mậu Nghĩa 4.Sách Hoà Hợp
5.Sách Mai Xá

                                                     
1Phủ Quỳ Châu : Xưa thuộc đất Diễn Châu. Thời thuộc Minh, năm Vĩnh Lạc 13 (1415) tách đặt làm

châu Quỳ Châu  trước thuộc vào Diễn Châu, sau thuộc Thanh Hoá. Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê
Thánh Tông đặt làm phủ Quỳ Châu thuộc thừa tuyên Nghệ An, gồm 2 huyện Trung Sơn  và Thuý Vân

. Các triều sau đều theo thế. Năm Minh Mệnh 17 (1836) đổi huyện Trung Sơn làm huyện Quế Phong

. Năm Minh Mệnh 21 (1840) lập thêm huyện Nghĩa Đường  (tách 7 tổng trước thuộc huyện Quỳnh
Lưu và 1 tổng trước thuộc huyện Yên Thành). Nay là đất các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế
Phong tỉnh Nghệ An.

2Huyện Nghĩa Đường : Thành lập năm Minh Mệnh 21 (1840) do tách 7 tổng trước thuộc huyện Quỳnh
Lưu và 1 tổng trước thuộc huyện Yên Thành. Đầu đời Đồng Khánh (1886) kiêng chữ Đường (Ưng Đường 

, tiểu tự của Đồng Khánh), đổi là huyện Nghĩa Đàn; nhưng sau bỏ lệ kiêng huý đồng âm (3-1886) nên văn
bản ĐKĐD vẫn chép với tên huyện Nghĩa Đường không đổi. Đầu đời Thành Thái khôi phục lệ kiêng huý đồng
âm, lại gọi huyện Nghĩa Đường là Nghĩa Đàn. Nay là đất hai huyện Nghĩa Đàn và Tân Kỳ tỉnh Nghệ An.
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7-Tổng Nhiêu Hợp, 3 sách:
1.Sách Nhiêu Hợp 2.Sách Hữu Lập 3.Sách Vĩnh Lại

8-Tổng Nghĩa Hưng, 3 sách:
1.Sách Nghĩa Hưng 2.Sách Cao Trai 3.Sách Nghĩa Hoà

2-Huyện Quế Phong1 4 tổng:

1-Tổng Hữu Đạo, 4 xã:
1.Xã Gia Hội 2.Xã Thanh Nga 3.Xã Thọ Sơn 4.Xã Hữu Đạo

2-Tổng Vân Tập, 4 xã:
1.Xã Vân Tập 2.Xã Hành Dịch 3.Xã Hữu Văn 4.Xã Đồng Văn

3-Tổng Thanh Xuyên, 4 xã:
1.Xã Thanh Xuyên 2.Xã Thí Phổ 3. Xã Nhật Phú 4.Xã Bình Đà

4-Tổng Quang Luyện, 4 xã:
1.Xã Quang Luyện 2.Xã Hợp Cát 3.Xã Kim Giám 4.Xã Xa Trục

3-Huyện Thuý Vân2, 5 tổng:

1-Tổng Tào Khê, 3 xã:
1.Xã Tào Khê 2.Xã Nghênh Tiên 3.Xã Thịnh Giai

2-Tổng Quì Dương, 1 xã:
1.Xã Quì Dương

3-Tổng Quang Phong, 3 xã:
1.Xã Quang Phong 2.Xã Phụ Thành 3.Xã Bàng Tuấn

4-Tổng Truyền Nham3, 3 xã:
1.Xã Truyền Nham 2.Xã Tiên Lộc 3.Xã Diên Lãm

5-Tổng Đồng Lạc, 3 xã:
1.Xã Đồng Lạc 2.Xã Đắc Lộc 3.Xã Tri Lễ

Phong tục:

Dân trong phủ hạt chất phác quê mùa, giọng nói líu lô. Đàn ông thích săn bắn, đàn bà lo buôn bán
canh cửi. Cách ăn mặc thì đầu quấn khăn vải xanh, đi đường không đội nón. Mặc áo chít nách, quấn
khăn vải hoa làm quần. Các việc cưới xin ma chay đều khác với người miền xuôi.

Sản vật:

Trong phủ hạt núi khe liên tiếp, lúa má rất ít, thóc thì chỉ 1 giống thóc dẻo như nếp mà thôi. Còn
ngô, khoai, đậu thì đốt núi trồng trỉa để ăn thay gạo. Vật sản cung nạp cho triều đình thì hai huyện Quế
Phong và Thuý Vân có vỏ quế, huyện Nghĩa Đường có gỗ lim, ngoài ra không có gì khác.

Khí hậu:

Ba tháng mùa xuân thường có gió bấc, trời mây u ám, mưa liền cả tuần. Ba tháng mùa hè nhiều gió
nam, rất nóng bức. Ba tháng mùa thu thường có mưa to gió lớn, nước lũ dâng khắp khe suối. Ba tháng
mùa đông rất rét mà tháng 11 là rét nhất.

                                                     
1Huyện Quế Phong : Đời Lê Thánh Tông là huyện Trung Sơn , một trong 2 huyện thuộc phủ

Quỳ Châu. Các triều sau đều theo thế. Năm Minh Mệnh 17 (1836) đổi là huyện Quế Phong. Nay vẫn là huyện
Quế Phong tỉnh Nghệ An.

2Huyện Thuý Vân : Một trong hai huyện đầu tiên của phủ Quỳ Châu được thành lập và đặt tên năm
Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông. Nay thuộc huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An.

3Về tên tổng và xã Truyền Nham , ngờ Phó Nham chép lầm?
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Sông núi:

Trong phủ hạt các dãy núi liền nhau trùng điệp, nhưng không núi nào có tên đáng ghi như ở các
phủ khác.

-Một dòng sông lớn gọi là sông Hiếu, từ huyện Sầm Té chảy xuống qua phủ hạt đến ngã ba Lương
giáp phủ Anh Sơn, dài 120 dặm, rộng 3 trượng, sâu 7 thước.

Đường đi:

-Một con đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, qua sách Phác Lỗ đến giáp địa giới huyện Quỳnh
Lưu, đi bộ chừng nửa ngày.

-Một con đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, qua huyện Thuý Vân đến giáp phủ Tương Dương, đi
bộ chừng nửa ngày.

-Một con đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, qua các xã Tri Chỉ, Tri Lễ đến giáp địa giới hai phủ
Anh Sơn, Tương Dương, đi bộ chừng nửa ngày.

-Một con đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua huyện Quế Phong đến giáp địa giới tỉnh Thanh
Hoá, đi bộ chừng một ngày rưỡi.
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